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Tóm tắt Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

                                             Lời mở đầu

Hơn bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã  cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước giành được những thắng lợi to lớn: đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, gành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám,  đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ngày nay Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã và đang tiếp tục giành được những thành tựu hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo.


 "Lịch sử Đảng ta là cả một pho sử bằng vàng"(1)... Thành quả mà Đảng ta nói chung, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình nói riêng đã đạt được là đánh bại mọi thế lực xâm lược, dành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cũng chính trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là một tài sản tinh thần vô giá  mà các thế hệ đời sau phải giữ gìn, trân trọng và phát huy một cách sáng tạo để tiếp tục chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi thử thách, khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giai đoạn Cách mạng mới.


Với ý nghiã đó, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm bắt, hiểu lịch sử Đảng bộ và công tác  xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh một cách có hệ thống; giáo dục nâng cao lòng tự hào, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và những thành qủa đã đạt được, từ đó mỗi một cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phấn đấu đóng góp sức mình, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình tổ chức viết "Tóm tắt lịch sử Đảng bộ và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình".


Để viết tóm tắt, những người thực hiện chủ yếu sử dụng phương pháp Lôgíc lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp nhằm khái quát hóa lịch sử Đảng bộ tỉnh từ năm 1930 đến năm 2000 và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh từ năm 2001 đến năm 2004 với nguyên tắc bảo đảm tính nguyên bản dựa trên 3 tập "lịch sử Đảng bộ tỉnh", các báo cáo công tác xây dựng Đảng từ năm 2000 đến 2004 và báo cáo tổng kết giữa nhiệm kì (khóa XIII) của Đảng bộ tỉnh.


Các tác giả đã hết sức cố gắng để  hoàn thiện một cách tốt nhất công trình này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trường tổ chức viết tóm tắt lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nên kết quả thực hiện sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý và chỉ giáo  của bạn đọc.
PhầN THỨ NHẤT

Tóm tắt Lịch sử đảng bộ Tỉnh quảng bình (1930 -2000)

I. Các tổ chức cơ sở Đảng ra đời ở Quảng Bình và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 -1945)
          1. Sự ra đời của các tổ chức Đảng ở Quảng Bình.

          1.1. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Quảng Bình trước năm 1930.

          Về chính trị: Sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp áp dụng  chính sách chuyên chế về chính trị cực kỳ phản động, chúng chia nước ta thành ba kỳ với ba chế độ chính trị khác nhau. Bắc kỳ là xứ bảo hộ, Trung kỳ là xứ tự trị, Nam kỳ là xứ thuộc địa nhưng thực chất tất cả ba kỳ đều là thuộc địa của thực dân Pháp. Bộ máy hành chính từ Trung ương đến làng, bản đều do thực dân Pháp tổ chức. Quảng Bình thuộc xứ Trung kỳ tự trị. 


Để thực hiện chính sách chia để trị, thực dân Pháp chia rẻ khối Đại đoàn kết dân tộc, gây hận thù giữa các dân tộc, tôn giáo, thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ, thẳng tay đàn áp khủng bố các phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân dân.


Về kinh tế: Do tác động trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, cùng với phương thức bóc lột nữa phong kiến, nữa tư bản của thực dân Pháp cho nên nền kinh tế nước ta nói chung và Quảng Bình nói riêng cơ bản là nền kinh tế què quặt, lạc hậu, đan xen ,hỗn hợp. Đời sống kinh tế của nhân dân ta hết sức cùng cực.

 Về văn hoá- xã hội: Thực dân Pháp thực hiện chính sách nô dịch về văn hoá, chúng reo rắc, truyền bá, khuyến khích những thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm, ma chay đồng bóng... nhằm xoá nhoà bản sắc văn hoá dân tộc, tê liệt ý chí đấu tranh chống thực dân Pháp, an phận can tâm làm kiếp sống nô lệ. ở Quảng Bình Thời kỳ này bình quân 18 làng mới có một trường tiểu học hơn 95% dân  mù chữ, dốt nát.
1.2. Sự ra đời của các tổ chức Đảng ở Quảng Bình.

1.2.1. Các tổ chức tiền thân của Đảng hoạt động tại Quảng Bình.

Tháng 6 năm 1925 đồng chí Nguyễn ái Quốc sáng lập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Quảng Châu - Trung Quốc. Cùng với các hoạt động khác, Tổng bộ Thanh niên cách mạng đồng chí hội đã tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cách mạng  đưa về nước để nắm tình hình và xây dựng cơ sở cách mạng.

Ngày 14 tháng 7 năm 1925 Hội phục Việt ( Tân Việt cách mạng Đảng) ra đời tại núi Quyết (Nghệ An). Tân Việt cách mạng Đảng có cơ sở một số nơi trên tuyến đường sắt ở Quảng Bình. Nhưng hoạt động của Tân Việt cách mạng Đảng đã có ảnh hưởng và góp phần truyền bá tư tưởng chống thực dân phong kiến, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân địa phương nhất là tầng lớp trí thức, thanh niên học sinh. 

1.2.2. Sự ra đời của các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình.

 Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Tổ chức của Đảng cũng được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở. Tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, đồng chí Lê Viết Lượng xứ uỷ viên được xứ uỷ Trung kỳ giao nhiệm vụ xây dựng các tổ chức Đảng. ở Quảng Bình ngày 24/4/1930 đồng chí Lê Viết Lượng đến ga Kẻ Rấy vận động chuyển Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành tổ chức Đảng Cộng sản. Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên trên đất Quảng Bình. 

Năm 1929, một số thanh niên ở thôn Bãi Đức, xã Hương Hoá, Tuyên Hoá ra học ở huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, được tổ chức Đảng giáo dục, 7 thanh niên ở Bãi Đức đã giác ngộ lý tưởng Cộng sản. Tháng 1 năm 1931, đồng chí Trần ích, Bí thư tổng uỷ Xuân Khánh (Hà Tĩnh) vào tổ chức thành lập chi bộ Bãi Đức gồm 7 đảng viên, chỉ định đồng chí Trần Đình làm Bí thư, đồng chí Phạm Lệ làm phó bí thư.


Tháng 10/1931, Trung ương giao trách nhiệm cho Tỉnh uỷ Quảng Trị phối hợp với Quảng Bình gây dựng các tổ chức Đảng ở Quảng Bình. Sau nhiều lần kiểm tra nắm bắt tình hình, tháng 10/1931 Tỉnh uỷ Quảng Trị cử đồng chí Đoàn Bá Thừa ra Lệ Thuỷ thành lập chi bộ ghép Mỹ Trung ( Mỹ Thổ và Trung Lực) tại miếu Thành Hoàng gồm 3 đồng chí: Lê Thuận Chất, Lê Thuận Sáng, Nguyễn Đông do đồng chí Lê Thuận Chất làm bí thư.

Sự ra đời của các chi bộ Đảng ở tỉnh ta đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong tiến trình cách mạng của Quảng Bình. 

2. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình thời kỳ từ năm 1930 - 1939.

2.1. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình thời kỳ 1930 - 1935.

    2.1.1. Các tổ chức đảng ở Quảng Bình trong cao trào cách mạng 1930- 1931.

Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933). ở Việt Nam nói chung, Quảng Bình nói riêng, thực dân Pháp và giai cấp địa chủ tăng cường bóc lột nông dân để bù đắp lại những thua thiệt của chúng do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra. Tình trạng trên dẫn đến đời sống nông dân ngày càng cơ cực. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp, mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ, phong kiến ngày càng sâu sắc.

Trước tình hình đó, Đảng cộng sản Đông Dương đã chủ trương phát động quần chúng đứng lên đấu tranh để giành lại quyền lợi về chính trị, kinh tế và quyền lợi thiết thực của các giai tầng trong xã hội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, tại Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1/5, các tổ chức Đảng đã phát động một cuộc đấu tranh bằng hình thức rãi truyền đơn, treo cờ đỏ búa liềm ở cột cờ Hành Cung, trung tâm thị xã Đồng Hới. Việc cờ Đảng và truyền đơn cộng sản xuất hiện ở thị xã đã làm cho thực dân Pháp và tay sai hoang mang lo sợ và tìm mọi cách để dập tắt phong trào.

Từ tháng 5 năm 1930 dưới sự lãnh đạo của xứ uỷ Trung Kỳ, mà trực tiếp là các tổ chức Đảng trên địa bàn Tỉnh. Phong trào đấu tranh của nhân dân Quảng Bình ngày càng phát triển mạnh mẽ với các hình thức như: bãi công, bãi khoá, đấu tranh phản đối chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ các dân tộc thuộc địa, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thắng lợi của công nông Nghệ Tĩnh,.v.v..

Năm 1931, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, khủng bố các phong trào cách mạng, chúng lùng sục, bắt giam các đảng viên cộng sản, chính vì vậy cuộc đấu tranh bắt đầu nổ ra trong các nhà tù của thực dân Pháp. Tại nhà lao Đồng Hới chi bộ đã lãnh đạo tù nhân đấu tranh đòi cải thiện chế độ sinh hoạt của nhà lao, chống lao dịch, đòi đọc sách báo,v.v. các cuộc đấu tranh này đã giành được thắng lợi bước đầu.

Tại Quảng Trạch một số thanh niên yêu nước đã bí mật liên lạc với các tổ chức Đảng ở Nghệ Tĩnh, tiến hành các cuộc đấu tranh, in và rải truyền đơn dọc đường xe lửa và chợ Ba Đồn. Tại Lệ Thuỷ chi bộ Đảng ở Mỹ Trung đã lập được 7 tổ thanh niên trung kiên, gồm có 21 người, qua rèn luyện và thử thách số thanh niên đã tỏ ra dũng cảm, thể hiện rỏ lòng căm thù đế quốc phong kiến.

Cao trào cách mạng (1930 - 1931) là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất của Đảng ta và của quần chúng cách mạng để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

2.1.2. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình đấu tranh để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng ( 1932 - 1935).

Trước phong trào đấu tranh sôi sục của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thực dân Pháp đã dùng mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt hy vọng có thể bóp chết phong trào cách mạng. ¥ Quảng Bình chúng tăng cường bộ máy đàn áp, bọn mật thám tổ chức mạng lưới theo dõi, chỉ điểm từ tỉnh đến thôn xã, các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ ga Kẻ Rấy, Mỹ Trung bị bắt bớ, tù đày. Các hội viên nông hội, công hội, cứu tế đỏ cũng bị chúng xét hỏi, tống giam.

Ngoài những thủ đoạn tăng cường khủng bố, đàn áp thực dân  Pháp và tay sai cấu kết chặt chẽ với nhau thi hành một số biện pháp cải cách về chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt nam, nhằm lừa bịp, mỵ dân, xoa dịu tinh thần đấu tranh của quần chúng, đánh lạc hướng dư luận và che dấu chính sách độc quyền về kinh tế, chuyên chế về chính trị của chúng.

Trong điều kiện đó việc đấu tranh để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng là một thử thách lớn đối với các chi bộ Đảng ở Quảng Bình. Tuy nhiên từ năm 1932 đến năm 1935 các phong trào đấu tranh diễn ra phong phú và linh hoạt hơn như: Phong trào học tập văn hoá, học tập lý luận chính trị ngay trong nhà lao Đồng Hới, tổ chức động viên, ca ngợi ý chí bất khuất của đồng chí đồng đội; tuyên truyền giáo dục quần chúng chống lại bọn quan lại cường hào. Đặc biệt các cuộc đấu tranh của nhân dân có sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, đó là chi bộ Mỹ Trung, chi bộ Lũ Phong ( Quảng Trạch ), các chi bộ đã tổ chức cho nhân dân mít tinh, biểu tình đòi lại ruộng đất cho nông dân; công khai vạch trần ách áp bức, bóc lột của giai cấp địa chủ, kêu gọi nhân dân đi theo cách mạng...

2.2. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình thời kỳ  (1936 - 1939).

2.2.1. Hoàn cảnh mới của lịch sử và chuyển hướng chiến lược của Đảng.

Bước sang thời kỳ này hoàn cảnh thế giới và trong nước đã có những thay đổi có lợi cho cách mạng Việt Nam. Tháng 7 năm 1935, Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản họp tại Matxcơva. Đại hội đã nhận định kẻ thù trước mắt,  nguy hiểm nhất của giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới lúc này không phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà chính là lực lượng phản cách mạng phát xít. Vì vậy, nhiệm vụ của các Đảng cộng sản và các nước thuộc địa phải tập trung mũi nhọn chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hoà bình. Tháng 4 năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp chống phát xít do Đảng cộng sản làm nồng cốt đã giành thắng lợi trong tổng tuyển cử. Tháng 6 năm 1939, chính phủ phái tả Pháp lên cầm quyền và thi hành một số chính sách dân chủ ở trong nước và các nước thuộc địa theo cương lĩnh của Mặt trận nhân dân đề ra.

Tranh thủ những điều kiện thuận lợi đó, ngày 26 tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã họp ở Thượng Hải ( Trung Quốc ). Hội nghị đã khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc và phong kiến không hề thay đổi, song trong lúc này chưa phải là nhiệm vụ cách mạng trực tiếp. Yêu cầu cấp thiết, trước mắt của nhân dân ta là tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân. Hội nghị chỉ rõ kẻ thù chủ yếu trước mắt nguy hiểm nhất cần tập trung đánh đổ là bọn phản động thuộc địa cùng tay sai của chúng. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân phản đế, bao gồm các giai cấp, các đảng phái, các đoàn thể chính trị, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, đồng thời ủng hộ mặt trận nhân dân Pháp, các dân tộc ở xứ Đông Dương cùng nhau sát cánh để chống kẻ thù chung.

Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trên, mở ra một triển vọng mới cho cách mạng Việt Nam. 

2.2.2. Lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ.

Trước sức ép của dư luận tiến bộ ở Pháp, Chính phủ mặt trận nhân dân Pháp buộc phải quyết định toàn xá chính trị phạm và thi hành một số cải cách xã hội ở các nước thuộc địa. Chính vì vậy, ở Quảng Bình các đảng viên Đảng Cộng sản đã được trả tự do.

Sau khi được trả tự do, các đồng chí đảng viên cộng sản, đã tiến hành cũng cố các tổ chức Đảng trong tỉnh, phát động các phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Mở đầu cho cuộc đấu tranh thời kỳ này là phong trào toàn dân công khai thảo luận đề đạt nguyện vọng của mình gửi lên phái đoàn chính phủ Pháp sắp sang điều tra tình hình ở Việt Nam và xứ Đông Dương. Phong trào đã dấy lên rộng khắp trong toàn tỉnh. Phong trào đã phát triển thành những cuộc mít tinh, hội họp, truyền cho nhau kinh nghiệm đấu tranh với bọn quan lại, hào lý.v.v.. từ đó tạo nên không khí phấn khởi, hồ hởi trong dân chúng.

Tiếp theo là cuộc đấu tranh tuyển cử vào viện Dân biểu Trung kỳ (khoá III).Tại cuộc tuyển cử này, hàng trăm cử tri Quảng Bình đã được nghe tuyên truyền, giải thích  mục đích, ý nghĩa của cuộc vân động tuyển cử, vì vậy quần chúng đã đi bỏ phiếu với thái độ tích cực. Kết quả 2 ứng cử viên Nguyễn Xuân Các và Hoàng Chánh Đống do Mặt trận dân chủ giới thiệu đã trúng cử vào viện Dân biểu Trung kỳ.

Mặc dù chưa có một tổ chức Đảng thống nhất nhưng các cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ đã đem lại quyền lợi thiết thực cho quần chúng và đã tác động đến mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, nâng cao tinh thần dân tộc cho mỗi người. Tuy nhiên, thời kỳ này công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng không đồng đều, việc củng cố các chi bộ còn chậm và thiếu thống nhất. Đây thực sự là bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng vững mạnh để làm nồng cốt cho cuộc đấu tranh tiếp theo.

3. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945.

3.1. Các tổ chức Đảng thời kỳ từ  tháng 9/1939 đến tháng 3/1945.

3.1.1. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng.

Ngày 1 tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ đã ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến nước ta. ở Đông Dương, thực dân Pháp điên cuồng tiến công Đảng cộng sản và các đoàn thể quần chúng cách mạng. Một số quyền tự do dân chủ giành được trong thời kỳ 1936 -1939 bị thủ tiêu. Thực dân Pháp thực hành cai trị bằng các chính sách hà khắc. Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi những chính sách phản động của thực dân Pháp. 

Trước tình hình trên, tháng 11/1939, Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị lần thứ 6 tại Bà Điểm ( Gia Định ). Căn cứ vào tình hình các mặt trong nước và thế giới, Hội nghị xác định mục tiêu chiến lược trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ.

Tiếp theo là Hội nghị Trung ương 7 (9/11/1940). Hội nghị khẳng định sự chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam do Hội nghị BCH Trung ương 6 đề ra là hoàn toàn đúng đắn, đồng thời Hội nghị đề ra nhiệm vụ '' Đảng phải chuẩn bị để giành lấy cái sứ mệnh thiêng liêng lãnh đạo các dân tộc bị áp bức Đông Dương, vũ trang bạo động giành quyền tự do độc lập''.

Tháng 5/ 1941, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Trung ương 8. Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị đã phát triển và hoàn thiện các Nghị quyết Trung ương lần thứ 6 và thứ  7 về giải phóng dân tộc, chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc.

3.1.2. Phong trào cách mạng ở Quảng Bình (9/1939 - 3/1945).

Đầu năm 1942, Nghị quyết Trung ương 8 đã đến được với các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Bình. Nội dung Nghị quyết Trung ương 8 như một luồng gió mới vạch đường, chỉ lối cho các tổ chức Đảng, đảng viên trong tỉnh, đưa phong trào cách mạng tỉnh nhà chuyển sang một bước ngoặt lịch sử mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào cách mạng ở Quảng Bình đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Tổ chức Đảng được cũng cố vững mạnh. Mặt trận Việt Minh đã được thành lập nhiều nơi, niềm tin của quần chúng nhân dân vào cách mạng được nâng lên.

Đến đầu năm 1943, nhận thấy phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, thực dân Pháp đã tổ chức bọn mật thám lùng sục, bắt bớ một số đảng viên của ta và đánh phá các tổ chức Đảng ở Mỹ Trung, Quảng Trạch, Lệ Thuỷ. Trước tình hình đó các tổ chức Đảng và đảng viên đã kịp thời, chủ động có biện pháp đối phó, chống khủng bố. Số đảng viên có khả năng bị lộ tạm lánh đi nơi khác như sang Lào, Thái Lan, số còn lại ổn định tinh thần cho quần chúng; những nơi chưa bị lộ như Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Ninh vẫn tiếp tục hoạt động nhưng hết sức đề cao cảnh giác để phòng địch khủng bố dây chuyền. Chính nhờ chủ trương đúng đắn kịp thời và khôn khéo của các tổ chức Đảng nên mặc dù bị kẻ thù khủng bố khốc liệt, cơ sở Đảng và phong trào cách mạng không bị dập tắt.

Giữa lúc phong trào cách mạng ở Quảng Bình đang bị địch khủng bố khốc liệt thì nạn đói năm ất Dậu do chính sách vơ vét của thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra ập đến. Cuối năm 1944 đầu năm 1945, nạn đói mặc sức hoành hành từ nông thôn đến thành thị. Trước tình hình đó, các tổ chức Đảng đã bàn bạc và tìm chủ trương chống đói. Sau khi có chủ trương ở hầu hết các huyện, thị đều thành lập hội đồng cứu đói do tổ chức Đảng và đảng viên làm nồng cốt. Các chợ như Ba Đồn, Hoàn Lão, Đồng Hới, v.v.. đều có nấu cháo phân phát cho dân địa phương và những hành khách qua đường. Hội đồng cứu đói còn vận động hàng trăm người đi phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo. Cuộc đấu tranh chống đói ở Quảng Bình là mồi lửa nhen đúng lúc, đáp ứng nguyện vọng các tầng lớp nhân dân  lúc bấy giờ.

3.2. Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945.

3.2.1. Bối cảnh lịch sử:

Năm 1945, Hồng quân Liên Xô quét sạch phát xít Đức ra khỏi bờ cỏi và tiếp tục truy kích chúng đến tận sào huyệt Đức Quốc xã. Trên mặt trận Thái Bình Dương, quân đội Nhật liên tiếp bị thất bại, phát xít Nhật  lung lay tận gốc.

ở Đông Dương, thực dân Pháp âm mưu chờ đợi quân Đồng minh vào đánh Nhật sẽ ngóc đầu dậy khôi phục quyền thống trị của chúng. Mâu thuẫn Pháp -Nhật ngày càng gay gắt, trước tình hình đó buộc Nhật phải làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp (9/3/1945), độc chiếm Đông Dương, ngăn ngừa hậu hoạ khi quân Đồng minh kéo vào.

Trước tình hình chuyển hướng nhanh chóng ở trong nước và trên thế giới, từ ngày 9 đến 12 tháng 5 năm 1945, Ban thường vụ Trung ương họp hội nghị mở rộng tại làng Đình Bảng (Bắc Ninh). Hội nghị chủ trương ''phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa'' nội dung Hội nghị được trình bày trong chỉ thị: '' Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta''.

ở Quảng Bình các Nghị quyết của Trung ương, các chỉ thị quan trọng như chỉ thị  "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"; chỉ thị về "Chuẩn bị khởi nghĩa" của Tổng bộ Việt Minh không đến kịp thời gian, nhưng với ý thức giác ngộ đã được ăn sâu vào quần chúng và đảng viên sau khi thực hiện nghị quyết 8 của Trung ương, các tổ chức Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiếp tục đấu tranh, diễn thuyết kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chống Nhật cứu nước.

3.2.2.Các tổ chức Đảng lãnh đạo chuẩn bị mọi điều kiện khởi nghĩa giành chính quyền:

Cuối tháng 6/1945 đồng chí Hồng Xích Tâm mang theo chỉ thị '' Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta'' và các tài liệu của Tổng bộ Việt Minh vào công tác ở Quảng Bình. Đồng chí Hồng Xích Tâm đã gặp các đồng chí Võ Hồng Thanh và Võ Văn Quyết ở huyện Lệ Thuỷ, các đồng chí đã cùng nhau bàn bạc và phân công nhau đi chắp nối với các tổ chức cơ sở Đảng ở các huyện,thị để mở Hội nghị toàn tỉnh, tiếp thu chủ trương của Trung ương, Xứ uỷ và thống nhất lực lượng lãnh đạo trong toàn tỉnh.

Ngày 2/7/1945, một cuộc Hội nghị cán bộ Đảng được triệu tập tại chùa An Xá (Lệ Thuỷ), sau khi đánh giá tình hình, Hội nghị đã đưa ra nhiệm vụ trước mắt và sự cấp thiết phải củng cố, mở rộng các tổ chức Đảng, thống nhất các lực lượng Việt Minh trong tỉnh, chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Tiếp theo hội nghị cán bộ Đảng ở An Xá, ngày 4/07/1945, Hội nghị Việt Minh toàn tỉnh được triệu tập tại trại sản xuất An Sinh ( Lệ Thuỷ). Sau khi thảo luận và quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tổng bộ Việt Minh và tinh thần nội dung Hội nghị cán bộ Đảng ở An Xá. Hội nghị đã nhất trí thống nhất lực lượng Việt Minh trong toàn tỉnh lấy bí danh là ''Việt Minh cô Tám''; chủ trương phát triển mạnh các đoàn thể cứu quốc; tổ chức lực lượng tự vệ tập trung, xây dựng khu căn cứ cách mạng, v.v.. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Việt Minh tỉnh gồm 7 đồng chí do Nguyễn Văn Đồng làm chủ nhiệm.

Sau các Hội nghị lịch sử trên, phong trào cách mạng ở Quảng Bình có bước phát triển nhảy vọt. Nhiều cuộc mít tinh nổ ra, các đội tuyên truyền xung phong bám cơ sở, đi sâu vào quần chúng giải thích chương trình điều lệ Việt Minh, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết đứng lên chống Nhật cứu nước. Đến đầu tháng 8/1945 công cuộc chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Bình đã tương đối đầy đủ, chu đáo, toàn diện. Như vậy, điều kiện cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang đã xuất hiện, thời cơ đã chín muồi.

3.2.3. Các tổ chức Đảng lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Ngày 15/8/1945 cơ sở Việt Minh ở Thị xã Đồng Hới nắm được tin Nhật đầu hàng đã báo cho Tỉnh bộ Việt minh ở khu căn cứ Võ Xá. Ngay trong ngày Tỉnh bộ Việt Minh đã mở hội nghị bàn kế hoạch khởi nghĩa, Hội nghị nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã đến và cử người xin ý kiến của Trung ương và Xứ uỷ.

Ngày 17/8/1945, Hội nghị cán bộ Việt Minh được triệu tập tại Thị xã Đồng Hới để tiếp nhận lệnh khởi nghĩa của Trung ương do đồng chí Tố Hữu trực tiếp truyền đạt. Hội nghị quyết định lấy ngày 23/8/1945 làm khởi nghĩa chung cho toàn tỉnh; Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ Đồng Hới và các phủ huyện trong cùng một ngày, cùng một lúc sau đó giải quyết hệ thống chính quyền tổng xã.

Mười hai giờ đêm 22 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban khởi nghĩa tỉnh quyết định ban bố lệnh khởi nghĩa. Mặt trận Việt Minh và uỷ ban khởi nghĩa lãnh đạo quần chúng trong toàn tỉnh đồng loạt vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

8 giờ sáng ngày 23/8/1945, tại buổi mít tinh uỷ ban khởi nghĩa làm lễ ra mắt, tuyên bố thành lập UBND cách mạng và thông báo trước đồng bào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Quảng Bình đã góp phần cùng đồng bào cả nước đập tan ách thống trị đế quốc, phong kiến, giải phóng nhân dân ta thoát khỏi cuộc đời nô lệ, đói khổ lầm than.

3.2.4. Nhận xét về cách mạng tháng Tám ở Quảng Bình:

- Cách mạng tháng Tám thành công đã mở ra một trang sử mới vô cùng vẽ vang của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, nhân dân Quảng Bình đã giành chính quyền trong tay phát xít Nhật và bè lũ tay sai, góp phần đập tan xiềng xích nô lệ gần một trăm năm của đế quốc thực dân, đạp đổ ngai vàng phong kiến ngự trị ngót hàng ngàn năm trên đất nước ta, giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

- Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám ở Quảng Bình là một mốc son lớn, là bước ngoặt lịch sử vĩ đại đánh dấu sự đổi đời của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ những người dân mất nước, nô lệ, lầm than đã trở thành người dân của một nước độc lập, tự do, tự làm chủ vận mệnh bản thân mình.

- Cách mạng tháng Tám thành công trước hết là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, uy tín lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh to lớn của quần chúng bị áp bức, đè nén bao nhiêu năm dưới chế độ tối tăm, mục nát của thực dân phong kiến. Đồng thời thắng lợi của cách mạng tháng Tám ở Quảng Bình còn là kết quả bao nhiêu năm bền bỉ đấu tranh của các tổ chức cơ sở Đảng, các đảng viên và Đảng bộ Quảng Bình.

II/ Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (8/1945 - 8/1954)

1. Đảng bộ lãnh đạo công cuộc xây dựng, cũng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp ( 23/8/1945 - 27/3/1947).

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng được thành lập, nhưng lại vấp phải muôn vàn  khó khăn. Dưới danh nghĩa đồng minh, quân Tưởng, quân Anh, Pháp kéo vào đóng rải rác khắp đất nước ta. Bọn phản động lưu vong theo quân Tưởng về nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động trong nước nổi dậy. Cùng với giặc ngoại xâm,  giặc đói và giặc dốt đang hoành hành trên đất nước ta. Tình thế " Ngàn cân treo sợi tóc"  thử thách vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. 

Cùng với khó khăn chung của đất nước, Tỉnh Quảng Bình còn có khó khăn rất lớn đó là Đảng bộ tỉnh chưa thành lập, Ban vận động thành lập Đảng chỉ có ba đồng chí, toàn tỉnh số lượng đảng viên còn ít, lại phân bố không đều, chính quyền chưa đủ mạnh, các đoàn thể chưa được kiện toàn. Về quân sự tuy có quân giải phóng, nhưng các huyện, thị chưa có lực lượng vũ trang tập trung. Đứng trước tình hình mới, Các tổ chức Đảng ở Quảng Bình đã xác định  nhiệm vụ cấp thiết nhất đó là củng cố Đảng và chính quyền, xây dựng chế độ mới và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Căn cứ vào tình hình chung toàn quốc và của Tỉnh Quảng Bình, ngày 7/10/1945 Ban vận động thống nhất Đảng đã triệu tập hội nghị cán bộ Đảng toàn tỉnh tại thị xã Đồng Hới để quán triệt chỉ thị của BCH TW Đảng về phương hướng và biện pháp đầu tiên xây dựng chế độ mới, đối phó với các lực lượng đế quốc và phản động tiến vào đất nước ta . Hội nghị đã đánh giá lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, rà soát lại các tổ chức cơ sở Đảng, chủ trương thành lập ngay các huyện uỷ , thị uỷ ở những huyện, thị chưa thành lập để kịp thời lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc ở địa phương; Chủ trương củng cố và phát triển các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh ở cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng ở mỗi huyện, thị một Đại đội tự vệ, chiến đấu tập trung, mỗi xã một trung đội, xây dựng xưởng quân khí ở Qui Hậu ( Lệ Thuỷ), phát động phong trào ủng hộ nuôi quân, rèn vũ khí cho dân quân tự vệ, gửi quân Nam tiến, Tây tiến, thông qua kế hoạch thành lập Đại đội Phú Quý. Hội nghị đã bầu ra BCH tỉnh Đảng bộ lâm thời gồm 7 đồng chí, do Nguyễn Đình Chuyên giữ chức Bí thư .

Việc mở Hội nghị ( có tính chất như một Đại hội) thống nhất Đảng, bầu Ban chấp hành Đảng bộ đã khẳng định tính thống nhất tổ chức, thống nhất lãnh đạo, thống nhất hành động trong toàn tỉnh, là bước ngoặc lịch sử mở đầu cho một thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình 

Sau Hội nghị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện  cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6/1/1946 thắng lợi. Kết quả có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Đại biểu Quốc hội trúng cử với đa số phiếu. Sau thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội là sự thắng lợi của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Chính quyền cách mạng từ tỉnh xuống huyện, xã được củng cố. Địa giới của xã được tổ chức lại. Đảng và chính quyền có uy tín lớn trong quần chúng nhân dân.

Song song với việc củng cố Đảng, chính quyền, Đảng bộ và chính quyền trong tỉnh lãnh đạo nhân dân ra sức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách do Hội đồng Chính phủ đề ra đó là thực hiện tốt phong trào"tăng gia sản xuất", "thực hành tiết kiệm",  "xây dựng quỹ độc lập"...  Những chủ trương trên đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển được sản xuất đẩy lùi được nạn đói. Với tinh thần yêu nước nhân dân đã hưởng ứng đóng góp tiền vàng, để giải quyết khó khăn về tài chính. Chỉ trong thời gian ngắn nhân dân Quảng Bình đã đóng góp được 395 đồng bạc thật, 11 nén bạc, 33 kg nữ trang bằng bạc vàng. Cùng với việc giải quyết khó khăn về kinh tế tài chính, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng đời sống mới, xoá bỏ các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội. Vì vậy trong thời gian ngắn các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội được bãi bỏ. Mạng lưới thông tin tuyên truyền được tổ chức từ Tỉnh về cơ sở. Các hình thức văn nghệ báo chí được đưa về tận nhân dân, phong trào bình dân học vụ phát động rộng khắp toàn tỉnh. Một bộ phận lớn nhân dân đã biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Ngành giáo dục phổ thông được thành lập, hàng vạn con em Quảng Bình được cắp sách đến trường.

Mặt khác, đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch và thực hiện sự chỉ đạo của Hội nghị Ban Thường vụ TW, nhân dân Quảng Bình sục sôi chuẩn bị kháng chiến. Tỉnh uỷ họp khẩn cấp quán triệt nghị quyết, Chỉ thị và lời kêu gọi của TW Đảng và Hồ Chủ Tịch. Thành lập uỷ ban  kháng chiến. Tổ chức xây dựng các phòng tuyến chống Pháp, thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến, chuyển hầu hết các cơ quan hành chính, xí nghiệp, kho tàng lên chiến khu Tuyên Hoá để thực hiện chủ trương kháng chiến. Công tác sơ tán nhân dân lên các khu an toàn được xúc tiến. Mỗi huyện xã đều có ban tản cư chuyên trách lo việc sơ tán cho dân. Vấn đề chống phòng gian, cơ hội cũng được đặt ra, mỗi huyện đều có ban công an cùng nhân dân lo giữ trật tự trị an. Bên cạnh công tác sơ tán Đảng bộ còn chỉ đạo vấn đề dự trữ lương thực, dược liệu, lập các trạm, bệnh viện tuyến trước, bệnh viện quân y ở Tuyên Hoá để chữa trị bệnh cho quân và dân. Để thuận lợi cho việc sơ tán của nhân dân Thị xã Đồng Hới, tỉnh quyết định cắt phía bắc huyện Quảng Ninh nhập vào thị xã để thị xã có khu vực địa hình rừng núi, việc thay đổi địa giới hành chính cho một thành thị trong thời điểm khó khăn là một việc làm "đặc trưng của tỉnh ta".

Như vậy, trong hoàn cảnh khó khăn gấp rút xuất phát từ tình hình thực tế địa phương Đảng bộ đã chủ trương, triển khai đường lối kháng chiến đầy đủ, phù hợp đặc điểm địa phương là thể hiện nhãn quan chính trị và khả năng lãnh đạo cách mạng của mình. Đây là thành công lớn của Tỉnh Đảng bộ trong quá trình chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

     2. Đảng bộ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954).

2.1. Đảng bộ Quảng Bình những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (3/1947 -5/1949).

Sau khi chiếm được Thừa Thiên, Quảng Trị, tháng 3 /1947 thực dân Pháp tiếp tục mở cuộc hành quân đánh chiếm Quảng Bình. Thực hiện âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" Thực dân Pháp mở nhiều cuộc hành quân càn quét để dồn dân bắt lính, vơ vét tài sản của nhân dân nhằm cô lập lực lượng kháng chiến của ta. Trong tháng 7 chúng đã tiến hành 4 cuộc càn quyết lớn, tàn khốc nhất là vụ thảm sát ở Mỹ Trạch giết một lúc 300 người, thiêu huỷ 400 ngôi nhà. Đến 11/1947 thực dân Pháp đã đóng 31 vị trí ở các vùng xung yếu khắp các huyện thị trong Tỉnh. Cùng với việc xây dựng hệ thống đồn bốt thực dân Pháp xúc tiến lập bộ máy chính quyền các cấp và chúng đã nắm được một số thôn trong tổng số thôn lập được chính quyền ở Đồng Hới.

Đứng trước tình hình trên, tháng 7/1947 Tỉnh uỷ họp Hội nghị mở rộng tại Thuận Đức nhằm ổn định tình hình, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chủ trương cho đồng bào hồi cư về làng bản. Ngày 12 tháng 8/1947 Tỉnh uỷ lại triệu tập hội nghị ở Thuận Đức gồm Đại biểu các huyện, thị, ban , ngành các đoàn thể trong tỉnh. Hội nghị chủ trương sát nhập thị xã Đồng Hới với huyện Quảng Ninh, chuyển cán bộ già yếu ra chiến khu Tuyên Hoá; đẩy mạnh công tác dân vận chấn chỉnh các tổ chức cơ sở Việt Minh; mở rộng uỷ ban kháng chiến, phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang; tích cực phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch. Ngoài ra hội nghị đã kiểm điểm sâu sắc tình hình hoạt động trừ gian diệt tề của quần chúng. Hội nghị cử đồng chí Nguyễn Văn Thanh quyền Bí thư, cử đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, và đồng chí Hồng Xích Tâm vào Ban Thường vụ và cử các đồng chí bí thư các huyện trong tỉnh. Hội nghị Tỉnh uỷ ở Thuận Đức ngày 12/8/1947 có tính chất như một Đại hội.

Sau hội nghị Tỉnh uỷ đã phân công cấp uỷ viên và các đồng chí Thường vụ về cơ sở để chỉ đạo phong trào. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ những chủ trương của Tỉnh uỷ được nhanh chóng triển khai về tận cơ sở. Hội đồng nhân dân được củng cố, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến. Bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn cho phù hợp với tình hình mới. Ngày 19/3/1947 Chính phủ ra sắc lệnh qui định thành phần của Uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh. Hưởng ứng chủ trương trên uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban Hành chính được hợp nhất thành uỷ ban kháng chiến hành chính do Hoàng Văn Diệm làm chủ tịch. Việc củng cố, kiện toàn chính quyền các cấp kịp thời đủ sức đảm đương chức năng, nhiệm vụ mới, làm cho việc chỉ đạo chiến tranh đi vào nề nếp.

Cùng với việc củng cố chính quyền các cấp, Tỉnh uỷ chủ trương xây dựng căn cứ địa ở từng địa phương. Huyện Tuyên Hoá trở thành trung tâm chính trị kinh tế, quân sự, văn hoá của tỉnh. Nhân dân ở đây thực hiện ba không để bảo vệ chiến khu.

 Công tác xây dựng lực lượng vũ trang cũng được đẩy mạnh. Tỉnh đã thành lập được trung đoàn chủ lực 18 gồm 4 tiểu đoàn. Đến 10/1947 lực lượng dân quân  du kích cũng được củng cố; toàn tỉnh có 1.332 người. Tỉnh uỷ chủ trương mở các lớp huấn luyện quân sự, chính trị, toàn tỉnh mở được 20 lớp, đào tạo được 1932 chiến sĩ.

Trên mặt trận kinh tế, nhân dân tích cực bám làng tăng gia sản xuất, nhất là vùng Tuyên Hoá. Các hợp tác xã nông nghiệp được phục hồi; thủ công nghiệp được quan tâm, các xưởng cơ khí, giấy được xây dựng, đi vào sản xuất. Công tác văn hoá giáo dục được chú ý. Tại vùng tạm chiếm các trường tiểu học lần lượt được mở, các lớp bình dân học vụ được tổ chức, phong trào học tập của toàn quân, toàn dân phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 505 lớp bình dân học vụ với 12.326 người theo học. Hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến. Văn nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ góp phần động viên cổ vũ quân và dân Quảng Bình tích cực tham gia kháng chiến.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tỉnh uỷ tăng cường phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang, tăng cường đảng viên cho các đơn vị lực lượng vũ trang và các đoàn thể quần chúng để làm nồng cốt. Bồi dưỡng cán bộ chủ chốt. Chú ý đào tạo cán bộ nữ. Củng cố khối đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Bước sang năm 1948 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với cuộc kháng chiến, ngày 6/1/1948, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất được tổ chức tại hang Lèn thôn Đại Hoà, xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá. Tham dự Đại hội có 56 Đại biểu, Đại diện cho 893 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội khẳng định lại tầm quan trọng của công tác dân vận, rút ra bài học kinh nghiệm qua công tác bám dân, bám làng tổ chức chiến đấu. Đại hội chủ trương cử cán bộ, đảng viên trung kiên vào trong lòng địch, xây dựng cơ sở nòng cốt, hướng dẫn quần chúng đấu tranh, xây dựng cơ sở kháng chiến trong vùng địch hậu, biến hậu phương địch làm hậu phương của ta. Đại hội bầu ban chấp hành gồm 11 uỷ viên chính thức và 7 uỷ viên dự khuyết, đồng chí Nguyễn Văn Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Sau Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng, đặc biệt là sau Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất cán bộ, đảng viên trung kiên đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng trong lòng địch, làm nòng cốt cho các cuộc đấu tranh phong trào chiến tranh du kích diễn ra mạnh mẽ, nhiều làng, xã chiến đấu kiểu mẫu như Cự NÉm (Bố Trạch), Cảnh Dương (Quảng Trạch), Hưng Đạo ( Lệ Thuỷ) xuất hiện.

2.2. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (5/49 -> 8/54).

Bước sang năm 1949, tình hình quốc tế và Đông dương  biến chuyển có lợi cho ta, bất lợi cho địch. Trong bối cảnh lịch sử ấy ngày 19/5/1949 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ hai được triệu tập tại làng Kim Bảng, xã Minh Hoá, huyện Tuyên Hoá ( nay là huyện Minh Hoá). Tham dự Đại hội có 90 Đại biểu thay mặt hơn 4698 đảng viên trong toàn Tỉnh. Đại hội  ghi nhận sự cố gắng to lớn của cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà trên mặt trận kháng chiến, kiến quốc. Đại hội tập trung thảo luận, xem xét diễn biến và thực trạng tình hình, khẳng định sự đúng đắn của Nghị quyết Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng mở tại Thuận Đức và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất (1/1948). Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 15 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Võ Thúc Đồng được giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ.

Dựa trên cơ sở lý luận của Đảng ta về đường lối kháng chiến kiến quốc và từ thực tiễn kháng chiến ở địa phương, sau khi phân tích, đánh giá tình hình, Đại hội quyết định phát động cao trào "Quảng Bình quật khởi" với phương châm hành động: "Rời chiến khu thực hiện Hạ Sơn, bám dân bám làng hoạt động". Toàn quân toàn dân thực hiện khẩu hiệu : "Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh". Cuối tháng 6/1949, nhận thấy sơ hở của địch chủ quan ỷ lại hệ thống đồn bốt dày đặc ở Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, Tỉnh uỷ Quảng Bình họp bất thường, quyết định phát động tuần lễ "Tích cực cầm cự, chuẩn bị phản công", phong trào " Hạ Sơn" dời chiến khu về đồng bằng; Nhân dân đồng bằng làm lễ  "Hạ rầm" đứng dậy cứu nước, cứu nhà và lấy ngày 15/7/1949 làm ngày "Quảng Bình quật khởi".

Kết thúc tuần lễ "Tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công", quân và dân Quảng Bình đã đánh 120 trận lớn nhỏ diệt 49 tên Pháp, 128 tên Việt binh đoàn, làm bị thương 120 tên khác (kể cả Pháp và ngụy), phá 22 xe quân sự giải tán 225 hội tề trong tổng số 268 ban. Hệ thống nguỵ quyền bị  quét sạch ở nhiều nơi, 8 xã trong vùng bị tạm chiếm ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ được giải phóng. Quần chúng phấn khởi trở về quê hương làm ăn, vùng du kích được mở rộng.

Sau tuần lễ Quảng Bình quật khởi, phong trào chiến tranh du kích ở Quảng Bình phát triển mạnh. Chiến thắng Xuân Bồ (2/1950), tiếp theo là chiến thắng Chợ Chè, Sen Bàng, Mỹ Hoà, Ba Đồn, Phú Trịch… tạo nên một chuổi thắng lợi liên hoàn có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Năm  1952 huyện Quảng Trạch được giải phóng, hậu phương của ta tiếp tục được mở rộng nối liền với vùng tự do Thanh - Nghệ Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của quân và dân Quảng Bình.

Trước những thắng lợi của cuộc kháng chiến, từ ngày 11 đến 13/8/1951 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ ba họp tại Bến Tiêm (huyện Quảng Ninh). Tham dự Đại hội có 150 Đại biểu chính thức và 50 Đại biểu dự khuyết Đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã chỉ ra những khó khăn về các mặt, nhất là mặt trận kinh tế, cổ vũ động viên toàn dân đẩy mạnh cuộc kháng chiến. Đại hội nhấn mạnh các biện pháp xây dựng thực lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Đồng thời Đại hội đã bầu ra BCH gồm 23 đồng chí, đồng chí Trương Văn Địch được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và các tổ chức Đảng ở địa phương, nhân dân cùng lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh đã trổi dậy bao vây, tiến công khống chế, uy hiếp kêu gọi binh lính địch đầu hàng. Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 bộ đội địa phương và quân dân du kích đã loại khỏi vòng chiến đấu 763 tên, bắn bị thương 137 tên, bắt sống 66 tên, thu nhiều súng đạn các loại, phá huỷ nhiều xe cơ giới. Riêng lực lượng du kích đã tổ chức hoạt động 217 lần, diệt 58 tên, băn bị thương 56 tên, phá huỷ 4 xe vận tải. Những thắng lợi liên tiếp cuối năm 1953 đã đưa phong trào kháng chiến ở Quảng Bình lên một bước vững vàng trong chiến lược và chiến thuật tấn công địch.

Thắng lợi to lớn trong chiến cục Đông Xuân 1953 -1954 mà đỉnh cao là chiến thắng vang dội ở Điện Biên Phủ đã tạo thế cho phái đoàn Chính phủ ta đang họp hội nghị Giơ ne vơ tấn công trên mặt trận ngoại giao. Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở ba nước Đông Dương.

ở Quảng Bình, sau lệnh ngừng bắn 1/8/1954 Tỉnh uỷ họp và quyết định thành lập uỷ ban quân chính chuẩn bị tiếp quản vùng giải phóng và thị xã Đồng Hới. Ngày 18/8/1954 tên lính cuối cùng của thực dân Pháp rút khỏi Đồng Hới, chấm dứt sự xâm lược của thực dân Pháp trên đất Quảng Bình. 15 giờ cùng ngày bộ đội và nhân dân tiếp quản thị xã Đồng Hới. Ngày 20/8/1954 Uỷ ban Quân chính ra mắt đồng bào. Như vậy suốt hơn 7 năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chủ tịch mà trực tiếp là Tỉnh Đảng bộ Quảng Bình, nhân dân Quảng Bình đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3. ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

3.1. ý nghĩa lịch sử. 

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Quảng Bình góp phần cùng cả nước đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và tay sai, nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Quảng Bình mở ra kỷ nguyên mới, tạo tiền đề để Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo công cuộc xây dựng CNXH và đánh tan cuộc đánh phá của đế quốc Mỹ trong giai đoạn sau.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Quảng Bình khẳng định tinh thần cách mạng của con người Quảng Bình và khả năng lãnh đạo cuộc kháng chiến của Đảng bộ Quảng Bình.

3.2. Nguyên nhân thắng lợi.

- Có đường lối kháng chiến đúng đắn của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch. Có sự chi viện kịp thời của quân dân Thanh, Nghệ, Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên.

- Đảng bộ Quảng Bình đã vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Trung ương Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của Quảng Bình và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Quân và nhân dân Quảng Bình có truyền thống yêu nước, đoàn kết chặt chẽ, tin yêu Đảng, chiến đấu dũng cảm kiên cường mưu trí sáng tạo.

3.3. Những bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, luôn luôn đặt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Thứ hai, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh, lấy liên minh công nông làm nòng cốt. Thực hiện chính sách Mặt trận phù hợp hoàn cảnh địa phương. Củng cố các đoàn thể thu hút các thành viên  Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Thứ ba, coi trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang. 

Thứ tư,  xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ngày càng vững mạnh.

III/ Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng CNXH  ( 6/1954 - 4/1975)

1. Đảng lãnh đạo nhân dân cải tạo và khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng Quảng Bình theo con đường XHCN (1954 -1960).

1.1. Tình hình Quảng Bình sau ngày giải phóng.

1.1.1. ¢ m mưu, thủ đoạn của địch.

Ngày 20/7/1954 Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết nhưng đất nước chưa được thống nhất. Đế quốc Mỹ thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Đế quốc Mỹ đã bỏ ra 55 triệu đô la, Pháp chi 66 tỷ Phrăng cho việc thực hiện âm mưu này. Trước khi rút quân khỏi Quảng Bình thực dân Pháp và bọn phản động đã trắng trợn đe doạ, dùng vũ lực buộc đồng bào các vùng thiên chúa giáo di cư, chúng dùng máy bay bắn phá, dùng binh lính đốt phá nhà cửa, bắn giết thường dân, chúng tung luận điệu "Pháp và Việt Minh đã chia cắt Việt Nam", "Mỹ sẽ thả bom nguyên tử vào khu vực Việt Minh để không còn một bóng cộng sản", "chúa đã vào Nam, mọi người mau theo chúa vào Nam". Vì vậy, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10 năm 1954 chúng đã cưỡng ép 10.045 giáo dân vào Nam

1.1.2. Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Ngày 6 tháng 8 năm 1954 Hội nghị Tỉnh uỷ bất thường được triệu tập hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo công tác tiếp quản ổn định an ninh  chính trị và kinh tế xã hội. Trên cơ sở xuất phát từ đặc điểm tình hình  Hội nghị  đề ra nhiệm vụ trước mắt cần phải tiến hành:

- Ra sức tranh thủ nhân dân, đoàn kết mọi tầng lớp quần chúng để chống lại âm mưu dụ dỗ, cưỡng ép dân vào vùng tạm đóng của địch.

- Lãnh đạo quần chúng đấu tranh mạnh mẽ, buộc địch phải thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ.

- Tổ chức học tập tinh thần nhiệm vụ mới làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác. 

Ngoài ra Tỉnh uỷ còn bàn kỹ vấn đề củng cố xây dựng lực lượng, vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác ở vùng tự do, vùng mới giải phóng và phân công các đồng chí trong cấp uỷ phụ trách, trực tiếp chỉ đạo một số công tác trọng tâm.

1.1.3. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội.

 Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến với thủ đoạn đốt sạch, giết sạch, phá sạch ( Tam quang) thực dân Pháp đã để lại trên đất Quảng Bình những hậu quả hết sức nặng nề. Hệ thống giao thông, cầu cống, đê điều bị phá huỷ. " Gần 11.000 héc ta ruộng đất bị bỏ hoang hoá, 23.000 người bị giết và 20000 trâu bò bị chúng cướp và bắn giết"
. Các tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma chay, đồng bóng còn phổ biến. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng khá phức tạp. Không ít cán bộ, đảng viên có tư tưởng cầu an, hưởng lạc, uể oải muốn nghỉ ngơi. 

1.2. Hàn gắn viết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, văn hoá, xã hội (1954-1957).

1.2.1. Hàn gắn viết thương chiến tranh.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp hành TW Đảng (khoá II) và căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, Tỉnh uỷ quyết định nhiệm vụ chung của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình từ năm 1954 đến năm 1957 là : " Hàn gắn viết thương chiến tranh khôi phục kinh tế, đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm, tổ chức đời sống nhân dân, chuẩn bị mọi điều kiện tiến tới thực hiện vận động triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất và khôi phục phát triển kinh tế, văn hoá có kế hoạch"
.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân phấn khởi, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau dựng lại nhà cửa, ổn định nơi ăn chốn ở, chung sức, chung lực, chung vốn mua sắm công cụ sản xuất khai hoang phục hoá, bảo đảm sản xuất kịp thời vụ. Nam nữ dân quân du kích cùng với bộ đội tiểu đoàn 229 không quản nguy hiểm dũng cảm tháo gỡ bom mìn. Nông dân hăng hái thi đua sản xuất lương thực, đẩy mạnh chăn nuôi. Các nghề thủ công truyền thống được khẩn trương khôi phục. Cán bộ công nhân viên các ban ngành thi đua lao động sản xuất hoàn thành kế hoạch nhà nước .

1.2.2. Khôi phục kinh tế, văn hoá, xã hội.

 Song song với việc hàn gắn vết thương chiến tranh,Đảng bộ quan tâm lãnh đạo khôi phục kinh tế văn hoá - xã hội. Sau một thời gian chuẩn bị, từ tháng 2/1955 đến tháng 7/1955 Đảng bộ Quảng Bình đã phát động nhiều đợt giảm tô trong toàn tỉnh. Kết quả  tịch thu của địa chủ cường hào gian ác 523 con trâu bò, 252 cái nhà, 406 cày bừa, 1284 héc ta ruộng đất chia cho trên 8000 gia đình nông dân, kết quả đó đã tạo nên một khí thế mới trong nông thôn và nông dân Quảng Bình, mọi người hăng hái thi đua lao động, đẩy mạnh sản xuất. Đồng thời nhân dân các địa phương trong tỉnh hăng hái khai hoang phục hoá, đẩy mạnh sản xuất, tích cực cuộc vận  động trồng rau màu chống đói Đông xuân 1954 -1955 , tính đến đầu năm 1956 nhân dân trên địa bàn tỉnh đã khai hoang được 5674 héc ta. Nhiều công trình trọng điểm thuỷ nông được khởi công. Các tuyến ngăn mặn ở sông Gianh, Lý Hoà, Nhật Lệ được xây dựng bảo vệ cho hàng ngàn héc ta ruộng khỏi bị ngập mặn.

Công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu cũng là một trong nhiệm vụ cấp bách, cần phải tập trung lực lượng để giải quyết, từ năm 1957 công tác quản lý hộ tịch, đăng ký hộ khẩu dần dần đi vào nề nếp, do đó việc quản lý an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với những kết quả đạt được như trên, ngày 16/6/1957 Bác Hồ về thăm Quảng Bình, Bác khen ngợi Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã biết gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng, biết phát hiện những sai lầm trong cải cách ruộng đất và tích cực sửa chữa những sai lầm đó. Bác căn dặn Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phải đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo xây dựng Đảng và đặc biệt Bác nhấn mạnh đến vị trí của Quảng Bình, Vĩnh Linh trong giai đoạn mới.

1.3. Cải tạo XHCN, bước đầu phát triển kinh tế văn hoá (1958-1960).

1.3.1.Nhiệm vụ  của miền Bắc.
 Trung tuần tháng 11 năm 1958 Hội nghị lần thứ 14 của BCH TW Đảng (khoá II) ra Nghị quyết về nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 3 năm (1958 -1960) ở miền Bắc với nội dung chủ yếu:

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, lấy sản xuất nông nghiệp làm khâu chính, chủ yếu giải quyết vấn đề lương thực, đồng thời chú trọng sản xuất công nghiệp.

- Ra sức cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư doanh theo CNXH, khâu chính là đẩy mạnh hợp tác hoá nông nghiệp.

- Trên cơ sở phát triển, nâng cao thêm một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.

1.3.2. Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IV (vòng 1) 6/1960.

Thắng lợi của 3 năm (1958-1960) cải tạo xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến những chuyển biến căn bản của nền kinh tế trong toàn tỉnh, làm cho đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được đẩy mạnh, tạo nên động lực chính trị quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân Quảng Bình bước vào giai đoạn mới vững vàng hơn.

Ngày 20/6 đến 26/6/1960 Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Quảng Bình (vòng 1) khai mạc tại Thị xã Đồng Hới có 175 Đại biểu trong đó có 159 Đại biểu chính thức và 16 Đại biểu dự khuyết, về dự thay mặt cho 11460 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội tập trung thảo luận các văn kiện của Trung ương Đảng và bầu Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

2. Đẩy mạnh công cuộc xây dựng CNXH sẵn sàng đối phó với âm mưu của đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc (1961-1973).

2.1. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

2.1.1. Tình hình kinh tế, xã hội của Quảng Bình sau 3 năm cải tạo.

Quảng Bình sau 3 năm cải tạo kinh tế (1958 -1960) theo định hướng CNXH có sự biến đổi sâu sắc. Từ một nền kinh tế nhiều thành phần đã trở thành nền kinh tế mới với hai hình thức sở hữu chủ yếu là Nhà nước và tập thể.

Trong nông nghiệp có 58.775 hộ vào hợp tác xã, đạt 95% trong đó có 48% hộ lên hợp tác xã bậc cao, 74% hộ vào hợp tác xã tín dụng, 66,6% hộ vào hợp tác xã mua bán. 90,6% thợ thủ công và người buôn bán nhỏ vào hợp tác xã thủ công nghiệp. Tất cả 32 hộ tư sản Đồng Hới và Ba Đồn đã gia nhập công tư hợp doanh và lập thành 7 xí nghiệp sản xuất kinh doanh.

Cơ sở kinh tế quốc doanh được củng cố, phát triển ngày càng phát huy tác dụng lãnh đạo đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Văn hoá, giáo dục, y tế cũng được đẩy mạnh.

2.1.2. Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ IV vòng 2 ( 3/61), và Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ V.

 Đại hội Đại biểu lần thứ IV (vòng 2) Đảng bộ Quảng Bình được tổ chức tại Thị xã Đồng Hới từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 3 năm 1961. Dự Đại hội có 175 Đại biểu chính thức và dự khuyết đã dự Đại hội vòng 1. Đại hội đã đánh giá tình hình cụ thể từng mặt về nông nghiệp, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp, lưu thông phân phối, văn hoá, y tế và đời sống nhân dân trong tỉnh. Đại hội quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III của Đảng về thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm ( 1961-1965) và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế 2 năm (1961-1962) của tỉnh nhà. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 21 uỷ viên chính thức và 5 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Tư Thoan được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ V được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 13/8/1963 tại Thị xã Đồng Hới. Tham dự Đại hội có 215 Đại biểu thay mặt cho 12800 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra nhiệm vụ chung là tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy khí thế cách mạng và truyền thống đấu tranh anh dũng lao động cần cù của nhân dân, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng tỉnh nhà, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xây dựng CNXH, tiếp tục hoàn thành cải tạo XHCN … tăng cường củng cố quốc phòng, bảo vệ công cuộc hoà bình của nhân dân ta, góp phần bảo vệ và tăng cường lực lượng miền Bắc để cùng miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc. Đại hội bầu BCH gồm 17 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Tư Thoan được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương  Đảng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh, khôi phục kinh tế văn hoá, xã hội, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả công cuộc vận động cải tạo XHCN; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội; thống nhất tư tưởng, chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ chi viện cho miền Nam. Kết quả đến tháng 5 /1961 toàn tỉnh có 95,5% tổng số hộ tham gia hợp tác xã; giá trị tổng sản lượng công, nông nghiệp trong 2 năm tăng 9%; về văn hoá xã hội có 1/6 số hộ đã làm được nhà ngói, 90% nhà ở của dân được sửa sang vững chắc ... với những thắng lợi đạt được đã làm cho nền kinh tế - xã hội trong tỉnh có những biến đổi to lớn. Bộ mặt nông thôn có những thay đổi căn bản, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân càng thêm củng cố, khối liên minh công nông, khối đoàn kết dân tộc ngày càng tăng cường.

2.2. Đảng bộ Lãnh đạo chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện cho miền Nam (1964-1973).

2.2.1. Tình hình đất nước  và chủ trương của Đảng.

Bước vào đầu năm 1964 khi quân và dân miền Bắc thi đua lao động sản xuất thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ở miền Nam đồng bào ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh anh dũng chống lại chiến lược " Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ. Trước nguy cơ sụp đổ của nguỵ quyền Sài gòn, đế quốc Mỹ một mặt tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam, mặt khác chúng tạo cớ để tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, ngày 4/8 đế quốc Mỹ dựng lên cái gọi là sự kiện " Vịnh Bắc Bộ", ngày 5/8/1964, thực hiện kế hoạch " Mũi tên xuyên", Mỹ đã sử dụng gần một trăm lượt máy bay, thực hiện 3 đợt tấn công hòng tiêu diệt lực lượng hải quân của ta ở vùng biển cửa Hội (Vinh) và căn cứ hải quân ở Cảng Gianh.

Với tinh thần cảnh giác cao, dự đoán đúng âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ, ngay từ trận đầu ngày 5/8/64, quân dân miền Bắc đã giáng cho đế quốc Mỹ một đòn thích đáng: 8 máy bay bị bắn rơi, 1 số giặc lái bị tiêu diệt. Trong đó quân dân Quảng Bình và các lực lượng phòng không bắn rơi 3 chiếc và bị thương 1 chiếc.

Sau chiến thắng ngày 5/8/1964, thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Quảng Bình kịp thời tổ chức hội nghị Đại diện quân, dân chính Đảng, nhằm tổng kết kinh nghiệm, đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ: Phải tăng cường công tác phòng thủ, trong tâm công tác chống tập kích bờ biển và công tác phòng không nhân dân… đặc biệt chú trọng các vùng thị xã, thị trấn, quân cảng, sân bay và các mục tiêu quân sự khác. Về tư tưởng phải giáo dục, xây dựng cho lực lượng vũ trang và quần chúng có quyết tâm cao.  

Tháng 10 năm 1964 Bộ Chính trị họp  ra nghị quyết 81, Nghị quyết chỉ rõ nhiệm vụ của Quảng Bình, Vĩnh Linh là phải khẩn trương chuẩn bị đối phó với chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân Mỹ. Địch sẽ mở rộng đánh phá miền Bắc và Quảng Bình, Vĩnh Linh là nơi chúng sẽ đánh phá trước hết"
. 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ thị cho các cấp các ngành triển khai công tác sơ tán, chỉ đạo tiến hành công việc đào  hào công sự, hầm hố bảo đảm phòng không. Lực lượng dân quân bám sát trận địa trực chiến, sẵn sàng đánh trả giặc Mỹ xâm lược, với phương châm "Giặc đến là đánh, giặc đi tiếp tục sản xuất", " tay búa, tay súng". Khẩu hiệu "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã trở thành khẩu hiệu hành động của quân dân Quảng Bình 

2.2.2. Đảng bộ Lãnh đạo chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng quê hương, chi viện cho miền Nam..

Sau sự kiện ngày 5/8/1964, nhất là từ ngày 7/2/1965 cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày càng  ác liệt, Quảng Bình trở thành một trong những trọng điểm phá hoại và nơi thí điểm cho mọi âm mưu thủ đoạn tàn bạo của đề quốc Mỹ. Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình xác định trách nhiệm cao cả của mình đối với cả nước: Quảng Bình là tiền tuyến lớn của miền Bắc là hậu phương trực tiếp của miền Nam, một lòng một dạ hướng về miền Nam thân yêu, Trị - Thiên ruột thịt, phát huy truyền thống đoàn kết chiến đấu, bất chấp mọi khó khăn gian khổ hy sinh, dấy lên phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ trong vòng 150 ngày đêm chiến đấu quân và dân Quảng Bình đã bắn tan xác 100 máy bay của giặc Mỹ, đồng thời vẫn đảm bảo giao thông vận tải và sản xuất tốt được Hồ Chủ Tịch gửi thư khen " Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi". "Hai giỏi" trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh. Quân và dân Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn thử thách đánh thắng âm mưu tàn bạo của kẻ địch, hạ nhiều máy bay Mỹ. Quảng Bình cũng là tỉnh dẫn đầu về thành tích bắn cháy tàu chiến và tàu biệt kích Mỹ. Trong 8 năm ( 1965-1972) chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, quân và dân Quảng Bình đã đánh rơi 704 máy bay Mỹ, 86 tàu chiến ( trong đó có 77 tàu khu trục, 1 tàu tuần dương và 8 tàu biệt kích). Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ ngày 5/4/1972 đến ngày 17/1/1973) lực lượng vũ trang trên địa bàn Quảng Bình  đã bắn rơi 92 máy bay, bắn cháy, bắn chìm 39 tàu chiến các loại, trong đó quân và dân địa phương độc lập bắn rơi 41 máy bay, bắn cháy, bắn chìm 26 tàu chiến Mỹ.

Vừa chiến đấu, Đảng bộ vừa lãnh đạo nhân dân làm tốt công tác chi viện sức người sức của, bổ sung cán bộ cho Trị - Thiên, cho chiến trường miền Nam vận chuyển hàng trăm vạn tấn hàng vượt qua lửa đạn đưa ra tiền tuyến, đảm bảo thông suốt mạch máu giao thông vận tải trong mọi tình huống. Chẳng hạn năm 1965 toàn Tỉnh có 2456 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ, 2331 thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến. Chỉ 9 tháng đầu năm 1970 toàn tỉnh đã tiếp nhận 107 nghìn tấn hàng hoá và đã vận chuyển vào chiến trường 56360 tấn...

Cùng với việc lãnh đạo chống chiến tranh phá hoại và lãnh đạo công cuộc xây dựng quê hương, chi viện cho miền Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình  luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Tỉnh uỷ Quảng Bình chủ trương đẩy mạnh công cuộc vận động xây dựng Đảng bộ, chi bộ bốn tốt gắn với cuộc vận động thi đua hai giỏi, tạo được một bước chuyển biến sâu rộng trong tất cả các địa phương, các đơn vị, trong tất cả các tầng lớp nhân dân; gắn Đảng với quần chúng thành một khối vững chắc. 

Thắng lợi của quân và dân Quảng Bình trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại củng cố hậu phương, chi viện miền Nam chứng minh sự trưởng thành và vai trò của Đảng bộ trong việc vận dụng đường lối chung của Đảng. Đồng Thời góp 1 phần quan trọng cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, buộc chúng phải cúi đầu ký hiệp định Pari ngày 27/1/1973. Thực hiện xuất sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch " Đánh cho Mỹ cút" mở ra điều kiện quyết định để tiếp tục tiến lên " đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào".

3. Khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng hậu phương vững mạnh cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược (1973-1975)

3.1. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế ổn định đời sống nhân dân.

3.1.1. Tình hình chung và chủ trương của Đảng bộ Quảng Bình.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết, hoà bình lập lại trên đất nước ta. Cuối tháng 3/1973 tất cả các đơn vị quân viễn chinh Mỹ và chư hầu đã rút về nước. Cuộc  chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc đã kết thúc nhưng hậu quả của nó để lại cho miền Bắc nói chung và Quảng Bình nói riêng hết sức nặng nề và phức tạp. Toàn tỉnh có 133 xã, phường bị đánh phá trong đó thị xã Đồng Hới, thị trấn Ba Đồn bị san bằng: 31 xã, 152 thôn bị đánh có tính chất bị huỷ diệt, làm 16.391 người chết, 22.456 người bị thương, hàng vạn trẻ em phải sống trong cảnh mồ côi cha mẹ; trên 6 vạn ngôi nhà gần 800 kho tàng, 116 trường học, 43 cơ sở y tế, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền bị huỷ hoại cháy hỏng , hàng ngàn héc ta bị bỏ hoang, hơn 1 vạn trâu bò, 3 vạn con lợn bị bom đạn Mỹ giết chết. Hệ thống giao thông bị thiệt hại nặng nề, hàng chục công trình thuỷ lợi, hàng trăm cơ sở sản xuất bị kẻ thù đánh phá hư hại mất khả năng hoạt động hoặc phải sửa chữa lại. Nền kinh tế địa phương vốn nghèo nàn lạc hậu trải qua hàng chục năm chiến tranh chống Mỹ vì vậy gặp nhiều khó khăn.

 Xuất phát từ tình hình, nhiệm vụ mới và căn cứ vào đặc điểm của tỉnh Quảng Bình, dưới ánh sáng của Nghị quyết hội nghị lần thứ 22 của Trung Ương Đảng, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị 3/1973 mở rộng đề ra nhiệm vụ chiến lược: sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tiền tuyến, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc; khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng lại quê hương giàu mạnh". Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm  vụ trước mặt của quân dân Quảng Bình là "Hết lòng, hết sức làm tròn nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu cách mạng của cả nước, làm tốt nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Cămpuchia. Mặt khác ra sức tranh thủ thời cơ thuận lợi tập trung mọi khả năng nhanh chóng hàn gắn viết thương chiến tranh, ổn định đời sống, phục hồi sức khoẻ nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, mở rộng giao thông vận tải; ra sức đẩy mạnh xây dựng cơ bản nhằm khôi phục lại các cơ sở bị đánh phá trong chiến tranh; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công nhân nhằm chuẩn bị cho việc phát triển kinh tế, văn hoá trong hoà bình với quy mô lớn và tốc độ cao. Đồng thời không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác củng cố quốc phòng, giữ gìn trật tự an ninh trong tỉnh".

3.1.2. Đảng bộ Lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
Được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình khẩn trương triển khai Nghị quyết Tỉnh uỷ mở rộng (3/1973) đẩy nhanh các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội và thu được những kết quả to lớn. Về nông nghiệp cuối 1973 toàn tỉnh khai hoang được 277 ha, đưa vào sản xuất 222 ha, san lấp hố bom được 6 .000m3 , chăn nuôi được chú trọng, nhiều công trình thuỷ lợi được sửa chữa, xây dựng. Công nghiệp, thủ công nghiệp, mặc dù còn  nhiều khó khăn nhưng nhiều cơ sở, xí nghiệp quốc doanh và Hợp tác xã đã ổn định sản xuất và hoàn thành kế hoạch như Lâm trường Ba Rền, xí nghiệp A3. Mặt khác, phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất tinh thần tương thân tương ái Đảng bộ và nhân dân địa phương đã chuyển cuộc sống của 40 vạn dân từ hầm hào lên mặt đất, 13 vạn học sinh đã có trường lớp kịp thời vào năm học mới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được nhằm tiếp tục lãnh đạo nhân  dân tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, theo chỉ thị của Trung ương Đảng Đại hội Đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Quảng Bình được tiến hành từ ngày 17 đến 23/6/1974 tại thị xã Đồng Hới tham dự Đại hội có 300 Đại biểu thay mặt cho 3 vạn đảng viên trong toàn tỉnh tham dự. Đại hội đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế trong 2 năm 1974 -1975: Nổ lực phấn đấu để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng cơ sở vật chất, củng cố quan hệ sản xuất XHCN, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm các yêu cầu chi viện trong giai đoạn mới … Đại hội bầu BCH gồm 24 uỷ viên chính thức, 22 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí Cổ Kim Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ .
3.2. Chi viện cho tiền tuyến, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế và các cơ sở phúc lợi được phục hồi, mở rộng, năng lực sản xuất trong nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải … được nâng cao. Công tác văn hoá giáo dục, y tế được mở mang và phát triển mạnh. Đặc biệt, với tình cảm sâu sắc và nghĩa vụ thiêng liêng đối với đồng bào chiến sĩ ở miền Nam và Trị - Thiên ruột thịt với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", với tinh thần "Tiền tuyến gọi hậu phương trả lời", trong năm (1973 -1975) Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã huy động 1 triệu dân công phục vụ hoả tuyến, 11.508 thanh niên hăng hái nhập ngũ vượt cả số lượng, chất lượng. Sôi động nhất là trên mặt trận giao thông đưa hàng vào miền Nam với tinh thần " Xe chưa qua, nhà không tiếc" , "Đường chưa thông không tiếc máu xương". Chúng ta đã mở nhiều tuyến giao thông, sửa sang cầu phà, chỉ trong 3 năm (1973 -1975) trên 1 triệu tấn hàng hoá đã được vận chuyển an toàn, đáp ứng yêu cầu chi viện chiến trường và phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Trên vị trí tuyến đầu của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình  đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, không ngại khó khăn gian khổ hy sinh, cống hiến xuất sắc góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

4/ những bài học kinh nghiệm.

Thứ nhất, quán triệt và nhận thức sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng vận dụng một cách linh hoạt vào từng hoàn cảnh cụ thể, để từ đó đề ra những chủ trương sát đúng với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng, lãnh đạo nhân dân Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ hai, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, khơi dậy và phát động tinh thần thi đua yêu nước để xây dựng thành các phong trào cách mạng của quần chúng, qua đó tập hợp lực lượng quần chúng nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi cuối cùng,  phải chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ và hy sinh.

Thứ ba, biết xây dựng hình thái chiến tranh nhân dân có tính đặc thù phù hợp với Quảng Bình, biết xây dựng hậu cần tại chỗ cho chiến tranh và khai thác tối đa phong trào toàn dân đánh giặc.

Thứ tư, biết khai thác và phát huy tinh thần tự lực cánh sinh chịu đựng gian khổ, khó khăn ác liệt để vượt qua những thử thách hiểm nghèo nhất.

Thứ năm, biết xây dựng và bồi dưỡng tinh thần "Tất cả vì miền Nam thân yêu, vì Trị - Thiên ruột thịt" và nước bạn Lào anh em, cùng nhau chiến đấu chống kẻ thù chung với khẩu hiểu " Chiến trường gọi Quảng Bình có mặt".

Thứ sáu, luôn luôn chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung ương Đảng giao cho.
IV/ Đảng bộ lãnh đạo xây dựng CNXH, thực hiện công cuộc đổi mới (1975 - 2000)

1. Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống (1975 -1976).

1.1 Tiếp tục hàn gắn viết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở vật chất ổn định đời sống, khôi phục phát triển kinh tế.

Đại thắng mùa xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra bước ngoặc lớn trong lịch sử dân tộc, mở ra một thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam: thời kỳ đất nước hoà bình, độc lập, thống nhất, quá độ lên CNXH trong phạm vi cả nước.

Bước vào giai đoạn mới, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cùng với cả nước phấn khởi hăng hái bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH trong bối cảnh lịch sử và tình hình mới có nhiều thuận lợi cơ bản đó là: Đất nước đã có hoà bình độc lập, thống nhất, nhân dân ta đã trở thành người làm chủ xã hội, nhân dân tin tưởng phấn khởi hăng hái thi đua xây dựng quê hương, đơn vị. Đảng và Nhà nước đã kịp thời đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, nhằm nhanh chóng đưa đất nước bước vào thời kỳ mới; Qua chỉ đạo chiến tranh Đảng bộ đã trưởng thành về mọi mặt; nhân dân Quảng Bình có truyền thống kiên cường, anh dũng, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất, mặt khác Quảng Bình có thế mạnh phát triển kinh tế bao gồm cả nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên bước vào giai đoạn cách mạng mới, Quảng Bình gặp những khó khăn thử thách mới: Hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và còn lệ thuộc vào thiên nhiên, nền kinh tế của tỉnh còn thấp kém và mất cân đối, đời sống nhân dân khó khăn, kiến thức khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức quản lý kinh tế mọi mặt còn yếu.

Xuất phát từ đặc điểm tình hình nêu trên, phát huy những thành quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra, với nhiệm vụ cụ thể của năm 1975 là " Nổ lực phấn đấu để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế..." . Kết quả đến cuối năm 1975, Quảng Bình đã hoàn thành một bước cơ bản về khôi phục các cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất và đời sống, đồng thời đã xây dựng mới nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật đẩy mạnh các hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và phục vụ đời sống của nhân dân; giá trị tổng sản lượng công nông nghiệp đã tăng 2,6% so với năm 1965; cơ cấu ngành kinh tế cũng được sắp xếp lại một bước; trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã có những nổ lực to lớn nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về ăn, ở, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Trong  năm 1975 nhân dân tỉnh ta đã xây dựng mới được 39% tổng số nhà ở trong tổng số hơn 6 vạn ngôi nhà bị bom đạn giặc Mỹ bắn phá, trong đó có 51% là nhà ngói; Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, giải quyết được cơ bản nơi làm việc của cơ quan cấp tỉnh ở vùng Cộn.

Cùng với việc lãnh đạo khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, ngay sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ đã quan tâm  công tác xây dựng Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đồng thời đã tích cực chi viện cho Quảng Trị và Thừa Thiên trong việc tiếp quản và ổn định tình hình, giúp đỡ cho tỉnh Savanakhẹt - nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn đầu sau khi kết thúc chiến tranh đang gặp nhiều khó khăn. 
1.2: Đảng bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương thống nhất đất nước về mặt Nhà nước và hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực.

Thực hiện Chỉ thị ngày 3/1/1976 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước Đảng bộ Quảng Bình tập trung tăng cường chỉ đạo các công việc chuẩn bị cho công tác phục vụ tổng tuyển cử và bầu cử Quốc hội.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, ngày 25/4/1976 trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước nhân dân Quảng Bình nô nức đi bỏ phiếu bầu những Đại biểu xứng đáng, có đức có tài, Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội thống nhất, kết quả hơn 99% tổng số cử tri trong Tỉnh đi bỏ phiếu.

Cùng với tiến hành bầu cử Quốc hội chung của cả nước, thực hiện Nghị quyết 24 của TW Đảng và Nghị quyết số 245 của Bộ chính trị về việc hợp nhất ba Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực vĩnh Linh thành Bình - Trị - Thiên. Tỉnh uỷ Quảng Bình tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tạo ra sự nhất trí cao về chủ trương hợp nhất của TW. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc hợp nhất các ban, ngành đoàn thể cấp Tỉnh chuẩn bị phương án tổ chức nhân sự cho việc hợp nhất.

 Như vậy, trải qua chưa được 1 năm ngay sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, nhân dân Quảng Bình đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục kinh tế, từng bước ổn định đời sống nhân dân và tận tình giúp đỡ cả sức người sức của cho Quảng Trị, Thừa Thiên để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất sau ngày giải phóng.

2. Quảng Bình trong Tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất (1976 -1989).

2.1: Hợp nhất Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh thành Tỉnh Bình Trị Thiên. Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ nhất.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của TW Đảng trải qua các bước chuẩn bị hoàn tất, ngày 1/5/1976 nhân dân làm lễ kỷ niệm 1 năm thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 30/4/1975 - 30/4/1976), Quốc tế lao động ngày 1/5 tại Quảng trường Phu Văn Lâu (Huế), Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Trị Thiên công bố ra mắt trước toàn thể đồng bào và cán bộ trong Tỉnh.

Sau khi hợp nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Tỉnh, các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1976 tăng khá so với năm 1975. Tổng sản lượng lương thực toàn Tỉnh Bình Trị Thiên là 35.400 tấn đạt kế hoạch và tăng hơn 1975 là 11 vạn tấn, diện tích gieo trồng tăng 17,2% giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đều tăng. Các hoạt động giáo dục, y tế thể dục thể thao, thông tin văn hoá được phát triển đến cơ sở. Công tác phòng chống dịch bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng.

Với những kết quả đạt được, thực hiện kế hoạch của TW về việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, ngày 18/10/1976 Thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết số: 588/NQ-TV về việc triệu tập Đại hội Đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc và huyện, thị tiến hành Đại hội vòngI.

Trải qua quá trình chuẩn bị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ I vòng I đã tổ chức từ ngày 11 đến 23/11/1976, có 600 Đại biểu thay mặt cho hơn 5 vạn đảng viên trong Tỉnh về dự Đại hội. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ và kết quả việc tiến hành Đại hội vòng 1 ở cấp cơ sở, huyện, thị và Đảng bộ trực thuộc; quyết định chương trình hành động từ Đại hội vòng 1 đến Đại hội vòng 2 và bầu đoàn Đại biểu gồm 28 đồng chí; đi dự Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV chính thức khai mạc từ ngày 14 đến 20/12/1976. Sau Đại hội, Đảng bộ Tỉnh chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ I vòng 2 họp từ ngày 19 đến 23/5/1977. Tham dự Đại hội có 600 Đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá tình hình sau 1 năm nhập Tỉnh về những thành tích đạt được và  những tồn tại hạn chế trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (1976 - 1980). Đồng thời Đại hội bầu Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ mới gồm 39 đ/c. 

2.2: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm (1976-1980) thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ I.

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên, các huyện thành phố trong tỉnh đã dấy lên phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm (1976 - 1980). Kết quả thị xã Đồng Hới (vốn là trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Bình trước đây) trở thành khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh Bình Trị Thiên. Về công nghiệp 2 năm liền 1977 - 1978 diện tích, sản lượng đều tăng so với kế hoạch: Tổng diện tích gieo trồng năm 1980 tăng 46% so với năm 1976. Các ngành giao thông vận tải, phân phối lưu thông giữ vững được kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hoá thông tin bám sát nhiệm vụ chính trị hoạt động có hiệu quả trong việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, có sự động viên khí thế cách mạng của quần chúng phát huy truyền thống "quê hương hai giỏi" trong sự nghiệp xây dựng quê hương.

Trên lĩnh vực An ninh - Quốc phòng và chính sách đối ngoại, sau thất bại ở Việt Nam Mỹ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, Lào, Campuchia, song chúng vẫn chưa từ bỏ âm mưu biến Đông Dương và Đông Nam á thành một khu vực chiến lược quan trọng trong hệ thống mắt xích chiến lược toàn cầu của Mỹ, chúng thực hiện chính sách bao vây cấm vận kinh tế, trực tiếp kích động nuôi dưỡng bọn phản động chống lại nước ta, lợi dụng khó khăn về đời sống kinh tế - xã hội của nước ta sau chiến tranh. Mỹ kích động, lôi kéo hàng nghìn đồng bào ta ra đi bất hợp pháp, hòng tạo ra tình hình mất ổn định ở nước ta. ở phía biên giới Tây Nam, tập đoàn Pôn Pốt được sự chỉ đạo, khuyến khích và tài trợ của các thế lực nước ngoài đã thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Cămpuchia, gây chiến tranh biên giới, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. ở biên giới phía Bắc, đến tháng 2/1979 nhà cầm quyền Bắc kinh tiến hành cuộc chiến tranh biên giới.

Trước tình hình diễn biến phức tạp Tỉnh uỷ Bình Trị Thiên đã ra nhiều Nghị quyết nhằm tăng cường củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời lãnh đạo nhân dân thực hiện phong trào thi đua sôi nổi vừa ra sức lao động sản xuất chi viện cho tiền tuyến, vừa sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, công tác xây dựng tuyến phòng thủ ở hậu phương ngày càng được đẩy mạnh. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng quốc phòng được dấy lên sôi nổi khắp địa phương.

Công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ quan tâm xây dựng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tiến hành những đợt giáo dục sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ trong mọi tổ chức Đảng và quần chúng nhân dân. Tỉnh đã mở các lớp tập trung và tại chức để giáo dục lý luận chính trị cho hàng ngàn cán bộ, đảng viên, hình thành và củng cố hệ thống tổ chức làm công tác tư tưởng văn hoá trong toàn tỉnh. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị học tập thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/1980).

Về công tác cán bộ, Đảng bộ tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt thông tư 22(5/9/1977) của Ban bí thư về việc nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, và thực hiện chỉ thị 83/CT-TW (26/11/1979) của Ban Bí thư "về việc phát thẻ đảng viên".

Như vậy, qua gần 5 năm kể từ ngày đất nước giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã vượt qua một thời kỳ khó khăn và thử thách từng bước khắc phục hiệu quả chiến tranh, ổn định đời sống, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc.

2.3.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bình - Trị - Thiên  lần thứ II, III từng bước vượt qua khó khăn, thử thách xây dựng Bình - Trị - Thiên thành một tỉnh "giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng và an ninh, đẹp về văn hoá" (1981-1985).

Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ I, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Trị Thiên nói chung và ở các địa phương Quảng Bình nói trên đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm. Đặc biệt tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, sản xuất phát triển chậm , năng suất thấp, đời sống nhân dân còn thiếu thốn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Trong tình hình đó, Đảng bộ Bình Trị Thiên tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II nhằm đánh giá lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2 năm (1981-1982). Đại hội diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 6 đến 11/1/1981.

Sau Đại hội Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh bắt tay vào việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh và cùng với nhân dân cả nước đón nhận, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 100/CT-TW (1/1/1981) về "Cải thiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp" (gọi tắt là chỉ thị  100). Việc thực hiện chỉ thị 100 đã phát huy được dân chủ, tăng năng suất sản lượng. Cụ thể sản lượng vụ đông xuân 1980 -1981 tăng 64% so với các vụ đông xuân 5 năm trước ( 1976 -1980), nộp nghĩa vụ Nhà nước tăng 91%, mức hưởng thụ của xã viên tăng 70%. Năm 1982 sản lượng lương thực đạt 46 vạn tấn, tăng 4 vạn tấn so với 1981. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội cũng có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế có phát triển nhưng tốc độ chậm chưa đáp ứng với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, đời sống của  đại bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. trong tình hình đó Đảng bộ tỉnh Bình - Trị - Thiên tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III vòng I từ ngày 12 - 19/1/1982 và vòng 2 từ 27 - 31/1/1983 tại thành phố Huế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng toàn tỉnh Bình Trị Thiên dấy lên phong trào thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 1981 -1985, kết quả các mặt nông lâm, ngư, công nghiệp có sự chuyển biến tích cực. Cùng với việc coi trọng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng, ngày  25/7/1985 Thường vụ Tỉnh uỷ đã ra Nghị quyết 23/NQ-TU, về tổ chức thí điểm việc trả lương bằng tiền cho tất cả các đối tượng hưởng lương phụ cấp và ăn theo trên địa bàn toàn thành phố Huế. Kết quả bước  đầu thực hiện Nghị quyết về giá, lương, tiền trên phạm vi toàn tỉnh đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân nhất là của công nhân viên chức ở thời kỳ đầu. Tuy nhiên, cuộc cải cách giá, lương, tiền năm 1985 trên thực tế đã phạm một số sai lầm,  dẫn đến hậu quả xấu nhiều mặt. Tình trạng lạm phát tăng nhanh trong cả nước, đời sống nhân dân cả nước nói chung cũng như nhân dân Bình Trị Thiên nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Về công tác xây dựng Đảng sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ III công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

2.4:Đảng bộ Bình Trị Thiên lãnh đạo nhân dân từng bước thực hiện công cuộc đổi mới (1986 -1989).

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, Bình Trị Thiên qua 10 năm xây dựng đã từng bước thu được một số kết quả trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Năm 1985, sản lượng lương thực đạt 46 vạn tấn, huy động lương thực vượt 6 vạn tấn, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xuất khẩu đều có tăng hàng năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung, tỉnh ta vẫn đứng trước những khó khăn lớn giá cả thị trường không ổn định, ngân sách bội chi 195 triệu đồng, tiền mặt bội chi 343,3 triệu đồng. Bình quân lương thực đầu người đạt thấp (240kg/ người) văn hoá, giáo dục, y tế nhiều mặt bị xuống cấp, chất lượng giảm sút.

Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện Chỉ thị số 80/CT-TW (11/3/1986) về tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, từ ngày 21 đến ngày 26/10/1986 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ IV được tiến hành tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội có 457 Đại biểu thay mặt cho 6 vạn đảng viên, thuộc 1.224 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 38 Đảng bộ trực thuộc trong tỉnh. Đại hội đã tham luận góp ý kiến, bổ sung vào bản dự thảo báo cáo chính trị của BCH TW Đảng và dự thảo báo cáo sửa đổi điều lệ Đảng trong Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ cũng đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt đã làm được cũng như những tồn tại yếu kém trong quá trình thực hiện. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá tình hình, căn cứ vào đường lối chung của Đảng, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Bình Trị Thiên thời kỳ 1986 -1990. Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh gồm 35 uỷ viên chính thức và 14 uỷ viên dự khuyết. 

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, toàn tỉnh phấn đấu thi đua  tiến công vào sản xuất thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986). Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, nhằm  xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế kinh tế hoạch toán, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế quốc doanh cũng như Hợp tác xã. Kết quả sau 3 năm thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm và cơ chế "khoán 10" đã làm thay đổi nhanh chóng tình hình sản xuất nông nghiệp của cả nước cũng như ở các địa phương tỉnh ta . Đồng thời Đảng bộ cũng đã tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá VIII và bầu bổ sung đại biểu HĐND tỉnh, bầu cử Đại biểu HĐND  cấp huyện,  xã và tương đương. Mặt khác, hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" Đảng bộ và nhân dân đã dấy lên không khí dân chủ, phê phán công khai những vụ việc tiêu cực, đề cao trách nhiệm công dân trong quản lý xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị (12/9/1987) về cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước làm lành mạnh các quan hệ xã hội và Nghị quyết của BCH TW (20/6/1988) về một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng, nhằm đối phó với sự chống phá của các thế lực thù địch và tác động của tình hình diễn biến phức tạp từ công cuộc cải tổ, cải cách của Liên xô và các nước Đông Âu. Đặc biệt bắt đầu từ 1989 Đảng bộ tập trung lãnh đạo chuẩn bị chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Bình về địa giới cũ theo quyết định số 87/QĐ-TV (14/4/1989).

3. Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới (7/1989 - 5/1996).

3.1. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sau ngày tái lập tỉnh (7/1989 - 1996):

Thực hiện NQ của Kỳ họp thứ V, Quốc hội khoá VIII và Quyết định số 87/HĐND, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên  Huế. Ngày 1/7/1989, Quảng Bình trở thành một tỉnh riêng với địa giới mới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đứng trước thời cơ mới, thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn không ít đó là: sau khi lập tỉnh, đội ngũ cán bộ, dư thừa lớn, cơ sở vật chất phục vụ cho các cơ quan khó khăn tỉnh mới chia ra chưa có nguồn thu ngân sách để trả lương và chi phí cho các hoạt động của cả khối  hành chính sự nghiệp và kinh doanh sản xuất. Nhiều vấn đề thuộc chính sách xã hội như tiền lương cán bộ công nhân viên, hưu trí, đối tượng chính sách, lao động chưa có việc làm nhiều gây  bức xúc xã hội; đời sống nhân dân rất khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần.

Trước tình hình đó, ngay sau khi tái lập tỉnh, Tỉnh uỷ đã khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ cho các cơ quan ban ngành đoàn thề cấp Tỉnh, đồng thời tỉnh có chủ trương để ổn định nơi ở, nơi làm việc của các cơ quan và đội ngũ cán bộ công nhân viên của tỉnh. Kết hợp với việc tiến hành sắp xếp tổ chức, bộ máy ổn định đời sống cán bộ công chức, tỉnh đã chú ý lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, trong khi Quảng Bình cùng cả nước đang tập trung vượt qua những khó khăn để phát huy kinh tế - xã hội thì lại phải đương đầu với những biến động phức tạp về chính trị đó là sự khủng hoảng chính trị, kinh tế - xã hội của Liên Xô và các nước Đông Âu. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến tranh phá hoại cách mạng nước ta. Trên địa bàn tỉnh ta, các hoạt động của địch và bọn tội phạm hình sự diễn biến phức tạp. Thực trạng xã hội lúc này rất phức tạp, đan xen giữa tính tích cực và tiêu cực, giữa phấn khởi tin tưởng và bi quan hoài nghi.

Để ổn định chính trị, đảm bảo thắng lợi của công cuộc đổi mới theo con đường XHCN, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, cụ thể là : Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (Khoá VI) về "Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (Khoá VI) bao gồm Nghị quyết 8A về " Tình hình các nước XHCN, sự phá hoại của Chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta" và NQ 8B về "Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân". Nhờ đó, đã góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức của quần chúng, khắc phục được tư tưởng hoài nghi, dao động, xây dựng được sự  nhất trí về chính trị kiên định mục tiêu lý tưởng XHCN.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện quyết định 190/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng ngày 1/6/1990 về việc chia lại địa giới hành chính hai huyện Lệ Ninh và Tuyên Hoá. Đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng, kết hợp kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ và thực hiện quyết định 240/QĐBT (26/6/1990) về "Đoàn kết chống tham nhũng".

3.2: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới.

Năm 1991, tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, phong trào cách mạng thế giới thoái trào, độc lập dân tộc và CNXH đứng trước thử thách mới. Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng nước ta, chúng ta mất chỗ dựa chủ yếu hàng năm về quan hệ hợp tác toàn diện với các nước trong phe XHCN. Trong khi đó, các thế lực phản động trong và ngoài nước tăng cường thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà bình" chuẩn bị kế hoạch bạo loạn, lật đổ, ý đồ xoá bỏ chế độ XHCN. Mặt khác, cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn diễn ra gay gắt, lạm phát  (67%), đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trật tự xã hội còn nhiều phức tạp.

Trong tình thế cam go thử thách đó, Đảng ta quyết định tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII nhằm tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới, tìm giải pháp đưa đất nước nhanh chóng ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đồng thời ngăn chặn những ảnh hưởng bất lợi từ việc các nước Đông Âu và Liên Xô tan rã. Từ ngày 26 -28/4/1991, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XI (kỳ I) diễn ra tại thị xã Đồng Hới có 300 Đại biểu thay mặt cho 37.996 đảng viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Đại hội tập trung thảo luận sôi nổi,  thẳng thắn, có trách nhiệm đối với các dự thảo văn kiện Đại hội VII về vấn đề đoàn kết, về mâu thuẫn cơ bản của xã hội ta trong thời kỳ quá độ, về quan điểm phát triển kinh tế hàng hoá có cơ cấu nhiều thành phần, thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước, vấn đề sở hữu, sử dụng và chuyển nhượng ruộng đất, về đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân . Tuy vẫn còn có ý kiến khác nhau về những vấn đề cụ thể nhưng Đại hội đã thống nhất những vấn đề cơ bản, đó là: Sự thống nhất về ý chí, quyết tâm kiên định mục tiêu XHCN là cơ sở cho sự thống nhất lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ trong thời gian tới. Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII, gồm 20 Đại biểu chính thức,  2 Đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 -27/6/1991. Sau Đại hội, thực hiện thông báo số 01 (22/7/1991) của BCH TW Đảng  về việc mở Đại hội Đảng bộ các cấp vòng 2, từ ngày 20 -23/8/1999 Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Bình lần thứ VI vòng 2 được khai mạc tại thị xã Đồng Hới, có 300 Đại biểu chính thức đại diện cho 37.996 đảng viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Đại hội đã đánh giá lại tình hình của tỉnh qua 2 năm tái lập tỉnh, đồng thời trên cơ sở phân tích tình hình Quốc tế, trong nước, những yêu cầu khách quan đang đặt ra trước Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình trên bước đường đổi mới. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm (1991-1995). Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ (1991-1995) gồm 35 đồng chí.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, Đảng bộ Quảng Bình đã lãnh đạo nhân dân vượt qua bao khó khăn thử thách, không ngừng phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh vào thế ổn định và từng bước phát triển. Trong 5 năm (1991-1995) nhịp độ tăng trưởng bình quân GDP đạt 7,64%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (năm 1990 tỷ trọng công nghiệp chiếm 12,5%, dịch vụ 35,3%; năm 1995 tỷ trọng công nghiệp tăng là 19,4%, dịch vụ là 41,1%). Đi đôi với việc bố trí lại cơ cấu kinh tế, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo quan điểm chính sách của Đảng và phù hợp với thực tế địa phương. Cuối 1995, kinh tế cá thể 49,7%, kinh tế tư nhân 1,6%. Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội đã được Đảng và chính quyền đặc biệt quan tâm đầu tư đúng mức và đang ngày càng tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Những nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra đã cơ bản hoàn thành, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng đi sâu vào cuộc sống, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong cơ chế mới không ngừng được phát huy, nhân dân ngày càng phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

4. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa phương Quảng Bình (1996-2000).

4.1. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ XII.

Thực hiện Chỉ thị số 51/CT-TW (9/3/1995) của Ban bí thư TW Đảng về Đại hội các cấp. Từ ngày 10 -15/5/1996 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XII đã được tổ chức tại thị xã Đồng Hới. Tham gia Đại hội có 300 Đại biểu đại diện cho hơn 38.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội đã thông qua bản tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh nhà vào các văn kiện của BCH TW trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII. Đại hội tổng kết đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 5 năm (1996 -2000). Đại hội cũng đã bầu ra 43 đồng chí vào Đảng bộ tỉnh và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII.

4.2. Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (6/1996) và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Đảng bộ tập trung chỉ đạo toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra. Nhờ có quyết tâm cao và sự chỉ đạo cụ thể, kiên quyết nên những mục tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã cơ bản đạt được. Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm (1996 -2000) đạt 8,2%. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 5,3% năm, công nghiệp tăng 17,2%; dịch vụ tăng 7% tổng sản phẩm nội tỉnh (GDP) bình quân đầu người tăng 1,3 lần so với 1995, cơ cấu kinh tế trên địa bàn có sự chuyển dịch đúng hướng theo tinh thần đường lối đổi mới của Đảng, tỷ trọng nông nghiệp từ chỗ chiếm 40,66% năm 1995 đến năm 2000 đã giảm xuống 38,8%, trong khi đó tỷ trọng công nghiệp tăng từ 19,1%  lên 24,8% năm 2000.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tốt, hoạt động văn hoá, văn nghệ báo chí có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả đóng góp vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Giáo dục, đào tạo phát triển cả qui mô, chất lượng và hiệu quả; công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm, đưa tỷ lệ đói nghèo từ 36,4% năm 1995 xuống còn 20,3% năm 2000. Vấn đề giải quyết việc làm có nhiều cố gắng trong 5 năm (1996-2000) đã giải quyết việc làm cho gần 7,2 vạn lao động, chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo cũng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những nhiệm vụ quan trọng, trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên được nâng lên. Hệ thống tổ chức Đảng ngày càng được củng cố, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên (1996 tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh chiếm 60,6% nhưng đến 1999 là 69,9%). Công tác cán bộ có những chuyển biến tích cực ( trong 5 năm 1996 -2000 có trên 17.000 lượt cán bộ được đào tạo). Công tác dân vận đã từng bước thực hiện tốt…

Tuy vậy, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Quảng Bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa vững chắc; quốc phòng an ninh  được giữ vững nhưng chưa toàn diện; quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội còn một số mặt yếu kém, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, một số tổ chức ở cơ sở còn yếu; công tác xây dựng Đảng còn tồn tại những khuyết điểm yếu kém, nhất là trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng.

5. ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm thời kỳ(1975 -2000).

5.1.ý nghĩa lịch sử:

Những kết quả đạt được 25 năm  xây dựng CNXH thực hiện công cuộc đổi mới  có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta.

Một là:  Thành tựu 25 năm (1975 - 2000) là sự kế tục truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình cách mạng trước đó.

Hai là: Những thành tựu đạt được trong 25 năm qua đã tạo điều kiện, tiền đề cho tỉnh ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN.

Ba là: Kết quả  25 năm qua đã khẳng định trong thực tế sự trưởng thành của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên quê hương Quảng Bình.

5.2: Bài học kinh nghiệm.

Một là: Kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng,Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Hai là:  Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở tỉnh ta.

Ba là: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời giải quyết tốt, những vấn đề xã hội, chăm lo củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng bộ.

Bốn là: Luôn chăm lo củng cố và phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương tăng cường pháp chế.

Phần thứ hai

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tỉnh Quảng Bình (2001-2005)

I/ Hệ thống tổ chức Đảng của Đảng bộ Tỉnh Quảng Bình

1. Cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ. 

Cơ quan lãnh đạo của  Đảng bộ tỉnh là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Giữa 2 kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo  là BCH  Đảng bộ tỉnh, gọi tắt là Tỉnh uỷ.

- Tỉnh uỷ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh và NQ, chỉ thị của cấp trên.

- Hội nghị Tỉnh uỷ bầu Ban thường vụ, bầu Bí thư và phó Bí thư trong số Uỷ viên Thường vụ. Ban Thường vụ lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại  hội Đại biểu, Nghị quyết Chỉ thị của Tỉnh uỷ và của cấp trên; quyết định những vấn đề về, tổ chức cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung kỳ họp của Tỉnh uỷ.

-Thường trực Tỉnh uỷ gồm Bí thư, phó Bí thư,có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra thực hiện Nghị quyết Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Thường vụ Tỉnh uỷ và cấp uỷ cấp trên; giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; Quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban Thường vụ.

2. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

 Năm 2004 toàn tỉnh có 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ:

- Đảng bộ 7 huyện, thành phố: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới, Bố Trạch,  Quảng Trạch, Minh Hoá, Tuyên Hoá.

- Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng, cơ quan khối Doanh nghiệp, Công an, Tỉnh đội, Bộ đội biên phòng, Đảng bộ Công ty Lâm công nghiệp Long Đại.

3. Tổ chức cơ sở Đảng:

Đến cuối năm 2004: Toàn tỉnh có 556 tổ chức cơ sở. Trong đó 292 Đảng bộ cơ sở, 246 chi bộ cơ sở. Toàn tỉnh có 67 Đảng bộ bộ phận và 2622 chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở Đảng. (Xem thêm phụ lục 1)

II/ Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng từ 2001 -2004.

1. Kết quả đạt được.

               Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII định hướng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2001- 2005 là:"Đảng bộ phải tập trung tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng; nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; khắc phục những mặt yếu kém, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, bảo đảm hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh đề ra"(Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2001-2005,trang 88). Trên cơ sở định hướng, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện và đã giành được nhiều kết quả.                                                        

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Xác định vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cức, học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính Trị, Ban Bí thư Trung ương và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 96-99%; tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử Đảng, toạ đàm kể chuyện truyền thống, hành quân về cội nguồn… Qua học tập, nghiên cứu, có nhiều ý kiến thảo luận, và tham gia góp ý xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, khơi dậy tình cảm cách mạng, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, của dân tộc, ý thức chính trị đạo đức được nâng cao, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ đã hướng trọng tâm vào triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương,  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, cổ vũ các phong trào thi đua, các mô hình điển hình tiên tiến; phát hiện, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội. Đội ngũ báo cáo viên cấp uỷ các cấp được tiếp tục củng cố, kiện toàn, nội dung và chất lượng thông tin tuyên truyền được đổi mới. Đặc biệt đã chú trọng đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Thông tin nhiều chiều và dư luận trên báo chí bước đầu được chú ý tốt hơn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm đúng mức, nhờ đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, nhận thức chính trị và trình độ lý luận của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng luôn đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết nhất trí, tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng.

1.2. Công tác tổ chức và cán bộ.

1.2.1. Xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Đảng và công tác đảng viên.

 Bộ máy các cơ quan của cấp uỷ được sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm hợp lý về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Đảng bộ các cấp chú trọng công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tạo chuyển biến tích cực. 

Năm 2001 thành lập Đảng uỷ khối doanh nghiệp, chuyển Đảng bộ Bưu điện tỉnh và Đảng bộ Chi cục dữ trữ Bình  Trị Thiên từ trực thuộc Tỉnh uỷ về trực thuộc  Đảng uỷ cơ quan Dân chính Đảng.

Năm 2003, chuyển Đảng bộ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới về trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Dân chính Đảng.

Hiện nay toàn tỉnh có  13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, 556 tổ chức cơ sở Đảng tăng 22 tổ chức cơ sở Đảng so với cuối năm 2003. Năm 2003, tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang, trường học ... đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2003 -2005 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh uỷ. 

Thực hiện NQ TW 5 (khoá IX) "Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn", các cấp uỷ Đảng, đã tích cực thực hiện các biện pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên mới,nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo; phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể đến thôn, bản chưa có chi bộ, chi đoàn, chi hội và chưa có đảng viên, đoàn viên, hội viên. Cụ thể đã lập thêm 30 chi bộ thôn, hiện có 85 thôn bản chưa có tổ chức Đảng, trong đó có 42 thôn bản chưa có đảng viên. Riêng huyện Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới tất cả các thôn, tiểu khu đều đã có tổ chức Đảng và đảng viên.

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cuối năm theo hướng dẫn của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2004, có 528/ 532 Tổ chức cơ sở Đảng tiến hành đánh giá, có 355 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (67,2%) trong đó có 93 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu (17,6%).

Về công tác đảng viên, từ năm 2001 đến 2004 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 8754 đảng viên mới (xem thêm phụ lục 1). Năm 2004 đã xoá được 14 bản trắng đảng viên. Đưa số thôn bản chưa có đảng viên xuống còn 3,1%.

Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 34 CT-TW của Bộ chính trị (khoá VIII) "Về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cũng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học"; kết quả có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 576 trường học và trung tâm giáo dục, có 495 chi bộ với 5197 đảng viên (so với năm 1998 tăng 2412 đảng viên); số lượng đảng viên là cán bộ giáo viên tăng nhanh, đã tạo nguồn và kết nạp 32 học sinh phổ thông vào Đảng; đã sơ kết 2 năm thực hiện qui định 76/QĐ-TW của Bộ chính trị (khoá VIII) về giới thiệu đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp về tham gia sinh hoạt với cấp uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt nơi cư trú khá thường xuyên, có nhiều ý kiến tham gia với cấp uỷ, tạo được sự gắn bó, liên hệ giữa các cơ quan, đơn vị với địa phương.

Các tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên theo phương pháp chấm điểm, đã bám sát các tiêu chí hướng dẫn của Trung ương, tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, kết quả đánh giá cơ bản sát, đúng với thực trạng đội ngũ đảng viên của từng địa phương, đơn vị. (xem phụ lục 1)

 Năm 2004 đã tổ chức 3 đợt đổi thẻ đảng viên đúng qui trình, đúng đối tượng và có tác dụng thiết thực. Tổng số đảng viên đã được đổi và phát thẻ là 42458/47399 (đạt 89,5%) chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, quản lý và phân công đảng viên tiếp tục đi vào nề nếp và có sự tiến bộ.

1.2.2. Công tác  cán bộ.

Công tác cán bộ đã triển khai thực hiện tích cực, đúng các qui định, qui chế, kết hợp tốt các khâu nhận xét, đánh giá, qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 

- Về quy hoạch cán bộ: Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo, xây dựng qui hoạch cán bộ A1 của tỉnh và hướng dẫn, kiểm tra xây dựng qui hoạch cán bộ A1 ở các cấp. Đã hoàn thành công tác qui hoạch cán bộ A1 ở cả 3 cấp : Cấp uỷ tỉnh có 68 đồng chí; Ban Thường vụ tỉnh có 19 đồng chí, mỗi chức danh chủ chốt có 2-3 đồng chí; ở cấp huyện : BCH Đảng bộ huyện có 402 đồng chí, trong đó nữ 58 đồng chí (14,4%) dân tộc thiểu số 4 đồng chí (0,99%), người có đạo 1 đồng chí (0,4%), giới thiệu mới 223 đồng chí (55,47%), có 93,54% đạt trình độ trung cấp chuyên môn và 78,1% có trung cấp lý luận chính trị trở lên. Năm 2004 Thường vụ cấp uỷ các cấp đã quyết định bổ sung qui hoạch A1, xây dựng qui hoạch A2, chỉ đạo xây dựng qui hoạch A3 cấp huyện , ngành và cơ sở, tạo sự chủ  động trong chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

- Về công tác cán bộ nữ: Đã tiến hành tổng kết việc thực hiện chỉ thị 37/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Qua gần 10 năm thực hiện chỉ thị 37 (từ 1994) nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đã được nâng cao, công tác cán bộ nữ đã có chuyển biến tích cực.

Từ năm 1994 đến nay đã có 2097 cán bộ nữ được cử đi đào tạo đại học, cao đẳng, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Hiện nay số đảng viên nữ là 11.217 người, chiếm 23,7% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

- Về luân chuyển cán bộ: Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã luân chuyển 31 đồng chí. Trong đó luân chuyển từ tỉnh về huyện 5 đồng chí, từ huyện về cơ sở 13 đồng chí, từ huyện lên tỉnh 01 đồng chí từ cơ sở lên huyện 4 đồng chí, luân chuyển giữa các ngành cấp tỉnh 5 đồng chí, giữa các ngành cấp huyện 3 đồng chí; luân chuyển từ tỉnh lên Trung ương 1 đồng chí (Bí thư Tỉnh uỷ) và đã tăng cường 1 đồng chí về giữ chức vụ phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Năm 2004, Thường vụ Tỉnh uỷ đã luân chuyển 2 đồng chí về làm Bí thư huyện uỷ, thành uỷ. 01 đồng chí làm chủ tịch UBND huyện. Đến nay toàn tỉnh đã luân chuyển 51 cán bộ lãnh đạo các cấp. Nhìn chung việc luân chuyển cán bộ bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực ở các địa phương, đơn vị, góp phần đổi mới công tác cán bộ hiện nay.

- Về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ.

Năm 2003 Thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban của Tỉnh uỷ, Trường Chính trị Tỉnh, Báo Quảng Bình, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, Đảng uỷ cơ quan Dân chính Đảng. Thành lập mới hoặc đổi tên, kiện toàn 7 tổ chức : Ban cán sự Đảng ngân hàng tỉnh; Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ; Ban quản lý khu công nghiệp cảng biển Hòn La; Sở tài nguyên môi trường; Sở ngoại vụ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; Hội dược học; 36 ban chỉ đạo, hội đồng liên ngành cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thực hiện công tác bổ nhiệm, phân công công tác đối với các chức danh thuộc quyền quản lý. Năm 2004, cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp đã quán triệt và chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị và của Thường vụ Tỉnh uỷ về bầu cử HĐND 3 cấp, cơ bản thực hiện đạt yêu cầu đề ra và đúng luật. Chất lượng Đại biểu HĐND các cấp được nâng lên so với nhiệm kỳ trước: Có 66% Đại biểu HĐND tỉnh và 43% Đại biểu HĐND huyện, thành phố đạt trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; 64% Đại biểu HĐND tỉnh và 38% Đại biểu HĐND huyện, thành phố có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; 97% Đại biểu HĐND cấp xã có trình độ học vấn từ trung học cơ sở; 21,03% có trình độ từ trung cấp chuyên môn 28% có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND cấp xã đã cơ bản thực hiện được các qui định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Đã chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, rà soát đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp theo NQ 08 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp. Triển khai thực hiện biên chế khối Đảng, đoàn thể năm 2003, 2004. Nhìn chung, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đã được kiện toàn một bước, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, khắc phục những vấn đề còn chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị. Đã cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc qui định của Ban tổ chức Trung ương về thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ.

Thường vụ Tỉnh uỷ đã quan tâm chỉ đạo kịp thời công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ.Năm 2004 mở một lớp cao cấp chính trị cho cán bộ ở các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh. Trường Chính trị tỉnh đã mở 35 lớp với 2270 học viên. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và các Đảng uỷ trực thuộc đã mở 133 lớp đào tạo bồi dưỡng 18 loại chương trình cho 9686 học viên. Nhiều cán bộ đương chức và cán bộ diện qui hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở các trường, các học viện của Trung ương. (xem phụ lục 1)

Năm 2003 có 14 cán bộ thuộc diện Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nghỉ hưu; nâng lương cho 267 cán bộ, trong đó có 108 cán bộ thuộc diện Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Công nhận 24 cán bộ hoạt động cách mạng " tiền khởi nghĩa"; xét trợ cấp thường xuyên cho 8 cán bộ lão thành cách mạng bị bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 3 cán bộ lão thành cách mạng. Bổ sung 51 cán bộ vào đối tượng chăm sóc sức khoẻ của tỉnh.

Thường vụ Tỉnh uỷ đã có nhiều biện pháp nắm tình hình và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan đến chính trị nội bộ, nhất là chuẩn bị cho cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 -2009. Đã có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh một bước việc quản lý đảng viên đi công tác nước ngoài hoặc làm việc cho tổ chức và cá nhân người nước ngoài. Tình hình chính trị nội bộ trong tỉnh cơ bản ổn định.

1.3. Công tác kiểm tra.

1.3.1. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp uỷ:

Các cấp uỷ Đảng đã quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra. Hàng năm,Ban thường vụ tỉnh uỷ, các đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ đều chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo kế hoạch đặt ra. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm,tập trung vào các lĩnh vực có vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ngày 21/2/2003 Thường vụ Tỉnh uỷ đã có kế hoạch số 29/KH-TV với 5 nội dung: Kiểm tra lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 51 dự án; công trình năm 2001 -2002; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở huyện Quảng Ninh năm 2002; kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 55/CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ năm 2001 đến quí 2/2003 tại Đảng bộ thị xã Đồng Hới, Sở y tế, UB dân số, gia đình, trẻ em; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ TW 5 (khoá IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2002; kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ rừng năm 2001 tại Đảng bộ huyện Minh Hoá, Tuyên Hoá và Bố Trạch. Các cuộc kiểm tra đã thực hiện đúng kế hoạch, Thường vụ Tỉnh uỷ đã có thông báo kết luận, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và yêu cầu các tổ chức Đảng, UBND các huyện, thành phố, các ban ngành và cá nhân có liên quan có biện pháp khắc phục sữa chữa khuyết điểm, chỉ đạo xử lý nghiêm minh các tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thực hiện chương trình kiểm tra số 90/C.tr- TW ngày 15/5/2003 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra số 39/KH-TU ngày 12/8/2003 và thành lập Ban chỉ đạo giúp Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện các cuộc kiểm tra, tổ chức hội nghị triển khai kiểm tra theo 4 nội dung. Đến nay Thường vụ Tỉnh uỷ đã có thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đoàn kiểm tra hoàn thành đúng kế hoạch các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện kết luận của Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý đất đai; kiểm tra việc thực hiện kết luận Thường vụ Tỉnh uỷ qua 2 cuộc kiểm tra theo kế hoạch 01, 02 năm 2002 của Ban Bí thư về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và qui định 19/QĐ-TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2003. 

Năm 2004 , Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định kiểm tra 4 nội dung : việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở; việc thực hiện một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi và việc triển khai thực hiện NQ TW 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập các đoàn kiểm tra, cử các đồng chí uỷ viên Thường vụ làm trưởng đoàn. Đến cuối tháng 11/2004 đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra (kiểm tra việc thực hiện phổ cập THCS và kiểm tra việc thực hiện NQTW 6 (lần 2). Riêng cuộc kiểm tra nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ công tác địa phương do yêu cầu của Đảng uỷ quân khu 4  nên hoãn lại.

Các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 47/48 cuộc theo kế hoạch với 163 lượt tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện qui chế làm việc, qui chế dân chủ ở cơ sở và đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra đã giúp cấp uỷ đánh giá ưu nhược điểm trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ở cơ sở, kịp thời uốn nắn, xử lý những khuyết điểm, sai phạm, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng và điều hành của các cấp chính quyền.

1.3.2. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của UBKT 3 cấp:

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện và và có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm,kiểm tra tài chính Đảng,giải quyết khiếu nại,tố cáo kịp thời, kết luận khách quan, đúng tính chất,mức độ vi phạm để xử lý nghiêm túc,đúng nguyên tắc của Đảng.

Năm 2004 UBKT 3 cấp đã kiểm tra 310 đảng viên, 76 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. Trong đó có 91 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, chiếm 29,35% (Tỉnh uỷ viên 01, Huyện uỷ viên 02; Đảng uỷ viên 26, chi uỷ viên 62 đ/c). Đã thi hành kỷ luật 76/102 đảng viên, 2/4 tổ chức Đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật (xem phụ lục 2 , 4).Đã giải quyết 113 đơn thư tố cáo đối với đảng viên và 2 tố cáo đối với tổ chức Đảng. Qua giải quyết đã kết luận 65 đảng viên và 1 tổ chức Đảng có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 24 đảng viên.

Về khiếu nại đã giải quyết xong 14/15 trường hợp. Trong đó, Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp xem xét giải quyết 2 trường hợp, UBKT Tỉnh uỷ giải quyết 3 trường hợp, Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết 2 trường hợp, UBKT Huyện uỷ và tương đương giải quyết 5 trường hợp Đảng uỷ cơ sở giải quyết 2 trường hợp . Kết quả giải quyết : Chuẩn y kỷ luật ban đầu 9, tăng hình thức kỷ luật 1, giảm hình thức kỷ luật : 4.

Về thi hành kỷ luật Đảng, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 315 đảng viên, trong đó khai trừ 34. Trong số bị kỷ luật có 108 là cấp uỷ viên các cấp ( 34,29%) đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng ( khiển trách 3, cảnh cáo 2). (xem phụ lục 3, 5)

UBKT Tỉnh uỷ đã kiểm tra tài chính văn phòng và 4 ban của Tỉnh uỷ, Thành uỷ Đồng Hới, Huyện uỷ Minh Hoá, Huyện uỷ Bố Trạch về thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản và thu chi đảng phí. Qua kiểm tra đã kiến nghị thu hồi, nộp vào ngân sách 201.585136 đồng do vi phạm trong quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị truy thu đảng phí 55.470.500đ; đã yêu cầu các tổ chức có thẩm quyền kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm 28 cán bộ có sai phạm.

UBKT Huyện uỷ và tương đương, UBKT Đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của 726 tổ chức Đảng. Kết quả kiểm tra đã kết luận có 45 tổ chức Đảng vi phạm về thu nộp đảng phí, 1 tổ chức Đảng vi phạm về sử dụng đảng phí. Số đảng viên vi phạm là 990 kiến nghị truy thu đảng phí 12.019.000đ. 

Công tác kiểm tra Đảng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa cho tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật của Đảng, chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức Đảng.

1.4. Công tác dân vận.

Các cấp uỷ Đảng đã quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương,giải pháp đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy dân vận các cấp, nâng cao được nhân thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Công tác dân vận tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động,bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của cấp uỷ Đảng,phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, của cán bộ,đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ dân vận. Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy được ý thức làm chủ của các tầng lớp nhân dân.Quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân tiếp tục được phát huy, động viên được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng và thục hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, tổng kết 5 năm công tác xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh và thực hiện chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ "Về tăng cường công tác dân vận ở các cấp chính quyền"; tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện hướng dẫn 01 liên Ban tổ chức và Dân vận Trung ương về cơ quan dân vận các cấp ; tổ chức hội thi dân vận khéo từ cơ sở đến tỉnh đạt kết quả khá, tạo được phong trào nâng cao chất lượng công tác dân vận. Tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị 03/ CT-TU của Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn. Tổng kết  5 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU (khoá XII) về công tác thanh niên.

Các Huyện uỷ, Thành uỷ đã tích cực triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) "Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở  xã, phường, thị trấn". Đã thực hiện công khai các kỳ họp HĐND, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND, tổ chức tiếp xúc cử tri, quy định định kỳ lịch tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân cùng với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở và bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để xác định chương trình hoạt động, phương hướng vận động và tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tính sáng tạo và phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong việc tham gia thực hiện các phong trào xoá đói, giảm nghèo, bảo  vệ môi trường sinh thái, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện dân số kế  hoạch hoá gia đình; xây dựng quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo … Đã xóa mái tranh cho 1681 hộ nghèo, đã cấp gần 9.500 thẻ BHYT cho người nghèo.

1.5. Công tác nội chính.

Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cấp uỷ Đảng các cấp tập trung giải quyết có kết quả đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc vi phạm chính sách, Pháp luật, mâu thuẫn nội bộ. Nhờ vậy tình hình chính trị - xã hội ổn định, không để xẩy ra "điểm nóng" hoặc những khiếu kiện tập thể gay gắt kéo dài.

Các cấp uỷ Đảng, Ban cán sự Đảng, các cơ quan bảo vệ Pháp luật đã có nhiều chuyển biến trong lãnh đạo ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ đối với cơ quan bảo vệ Pháp luật, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, vươn lên thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

1.6. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các cấp uỷ Đảng đã quán triệt đầy đủ và tích cực cụ thể hoá, triển khai thực hiệu có hiệu quả Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng,tôn trọng và đề cao trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền,tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể. Chú ý xây dựng, bổ sung quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác khoa học, sâu sát cơ sở; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những lĩnh vực quan trọng, những địa bàn khó khăn, yếu kém. Tập trung giải quyết những vấn đề nỗi cộm, bức xúc ở từng ngành, địa phương. thông qua đó ,năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên; khác phục về cơ bản tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo hoặc bao biện làm thay. Thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tự phê bình và phê bình.Dân chủ, đoàn kết trong Đảng, trước hết là trong cấp uỷ, có chuyển biến tích cực. Phong cách sinh hoạt, lề lối làm việc của tổ chức,cán bộ,đảng viên có nhiều tiến bộ.

2. Một số khuyết điểm, hạn chế.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua là tương đối toàn diện và đáng trân trọng. Tuy nhiên vẫn còn một số khuyết điểm, yêu kém.

2.1. Một số cấp uỷ, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ chưa tốt, còn chậm, việc cụ thể hoá còn thiếu sáng tạo, tổ chức thực hiện chưa tích cực, hiệu quả chưa cao.

Nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng còn đơn điệu, chuyển biến về nhận thức và hành động chưa mạnh. Công tác giáo dục xây dựng đạo đức, lối sống chưa thường xuyên. Xử lý nhiều vấn đề cụ thể còn lúng túng. Nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội chưa kịp thời, đầy đủ. Xử lý các vấn đề tư tưởng còn chủ quan, lúng túng; quản lý báo chí trên địa bàn chưa tốt, đáng chú ý thông tin trên một số tờ báo còn có hiện tượng chạy theo những vụ việc giật gân, nặng về phản ánh tiêu cực mà chưa chú ý đúng mức việc phát hiện, biểu dương điển hình. Một số biểu hiện cục bộ địa phương, chia rẽ đoàn kết nội bộ, nói xấu cán bộ lãnh đạo nhất là ở cơ sở, chưa được đấu tranh, ngăn ngừa hiệu quả.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ còn nhiều yếu kém, bất cập.

Bộ máy tổ chức một số cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền chưa hoàn chỉnh, chất lượng hoạt động chưa cao. Nguồn cán bộ còn thiếu và yếu, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở và đặc biệt là các xã vùng núi, vùng sâu vùng xa còn thấp. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng bước đầu thực hiện có nền nếp nhưng còn hạn chế, chưa đồng bộ.

Chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ, sử dụng nhân tài của tỉnh chậm phát huy hiệu quả. Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan, ban ngành, kể cả ban ngành cấp tỉnh còn chậm, thiếu kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém, chưa kịp thời khắc phục biểu hiện cục bộ địa phương, dòng họ...

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại biểu HĐND các cấp một số trường hợp còn bị động, giải quyết một số vụ việc liên quan chưa dứt điểm; cơ cấu đại biểu một số trường hợp chưa đúng dự kiến, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số.

Công tác xây dựng, củng cố  tổ chức cơ sở Đảng chất lượng chưa cao. Phát triển Đảng doanh nghiệp ngoài Quốc doanh còn lúng túng; thực hiện chỉ tiêu xoá thôn bản chưa có đảng viên và tổ chức Đảng còn chậm. Vai trò tổ chức Đảng trong nhiều cơ quan, đơn vị sự nghiệp chưa phát huy tốt; tổ chức Đảng ở địa bàn dân cư một số nơi còn yếu về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra thi hành điều lệ Đảng ở một số cơ sở còn để kéo dài, chất lượng chưa cao; nội dung một số cuộc kiểm tra chưa tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; thực hiện quy trình, nguyên tắc, thủ tục kiểm tra còn sai sót, một số vụ việc kết luận thiếu chính xác. Xử lý kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên chưa kịp thời.

2.3. Trên từng lĩnh vực của công tác nội chính vẫn còn những nhược điểm cần tiếp tục được khắc phục như:

Tình hình tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý vẫn diễn biến phức tạp; ý thức chấp hành luật lệ giao thông của các đối tượng tham gia giao thông chưa nghiêm ; tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép còn xẩy ra ở nhiều nơi, tình trạng chống người thi hành công vụ trong bảo vệ rừng đang ngày càng tăng. Nắm tình hình chính trị nội bộ  có trường hợp chưa nhạy bén, kịp thời. Một số trường hợp thực hiện chế độ báo cáo sau khi ra nước ngoài về chưa đầy đủ.

2.4. Công tác dân vận chưa được sự quan tâm đầy đủ ở một số cấp uỷ Đảng. Một số cấp uỷ cơ sở còn khoán trắng công tác dân vận cho Mặt trận, đoàn thể.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên một số mặt còn mang tính hình thức, nhất là trong cơ quan, doanh nghiệp. Công tác vận động quần chúng ở vùng tôn giáo, dân tộc thiểu số, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chuyển biến chậm.

2.5. Sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ chưa mạnh và chưa đồng bộ; lãnh đạo chỉ đạo một số khâu, một số việc cụ thể chưa thật tập trung, kiên quyết, có việc còn lúng túng.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ các cấp còn sa vào hành chính , sự vụ. Nhiều cấp uỷ chưa có chương trình công tác quí, tháng nên nhiều hoạt động còn bị động, chất lượng chưa cao, điều hành còn lúng túng.Nội bộ một số cấp uỷ còn biểu hiện mất đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm. Năng lực cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết ở một số cấp uỷ còn hạn chế; có biểu hiện trông chờ, ỷ lại.
III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2005.

Năm 2005 có vị trí hết sức quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2001-2005) quyết định mức độ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Do vậy nhiệm vụ năm 2005 là rất nặng nề. Chất lượng công tác xây dựng Đảng quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005 và tạo tiền đề thực hiện nhiệm vụ của những năm tiếp theo. Với tinh thần đó, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2005 là:

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên mặt trận  thông tin, văn hoá. Tiếp tục nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII và các nghị quyết của Trung ương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW  5 (khoá IX) về công tác tư tưởng trong tình mới, tổng kết thực tiễn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII làm luận cứ cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò các cơ quan thông tin Đại chúng, quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, nâng cao chất lượng, thông tin 2 chiều, nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước xây dựng và củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Đẩy mạnh công tác Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ các cấp. Nâng cao chất lượng nghiên cứu quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng -văn hoá.

2. Công tác tổ chức và cán bộ.

- Triển khai thực hiện đạt chất lượng cao việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2004 đối với cấp uỷ, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (lần 2) khoá VIII gắn với kiểm điểm cuối nhiệm kỳ 2001-2005.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành thắng lợi Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác qui hoạch, luân chuyển, bồi dưỡng, Đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ. Chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

- Tập trung xây dựng, và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, giải quyết các thôn bản chưa có đảng viên, tổ chức Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên, thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tổng kết 5 năm (2001-2005) xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tổng kết công tác đổi thẻ đảng viên.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

+ Có 70-75% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Không còn đơn vị yếu kém.

+Kết nạp đảng viên mới đạt 5% so với tổng số đảng viên.

+ Giảm 50% số thôn bản chưa có chi bộ và đảng viên. Phấn đấu đến hết năm 2006 hầu hết thôn, bản, trường học và từ 30-40% doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Đảng và đảng viên.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện tốt Nghị quyết TW 5 (khoá IX) về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn và kết luận Hội nghị TW 6 (khoá IX) về công tác tổ chức, cán bộ.

- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tình hình mới.

3. Công tác kiểm tra.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và công tác kiểm tra kỷ luật Đảng.

- Coi trọng chất lượng công tác kiểm tra, chủ động xác định trọng tâm và xây dựng kế hoạch kiểm tra kịp thời, bảo đảm hoàn thành chương trình kiểm tra toàn khoá của Tỉnh uỷ và Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra phục vụ tích cực cho việc chuẩn bị Đại hội các cấp.

- Bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ và kiểm tra, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức Đảng, chỉ đạo việc xử lý kỷ luật Đảng đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời và đúng thẩm quyền, đúng qui định.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

4. Công tác dân vận.

- Tiếp tục triển khai thực hiện và tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện các Nghị quyết TW 7  (khoá IX) và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác tôn giáo, công tác dân tộc trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tổng kết  5 năm công tác dân vận của các cấp uỷ Đảng, 5 năm thực hiện chỉ  thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền.

- Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, nhất là ở cơ quan, doanh nghiệp; tiến hành có chất lượng hội thi "Dân vận khéo" các cấp.

5. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần ) ở các Đảng bộ trực thuộc, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách TW 6 (lần 2) và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Cụ thể:

- Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tích cực và hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kết luận rõ các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách, tài chính doanh nghiệp, chính sách xã hội.

- Chỉ đạo thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên. Xác minh xử lý kịp thời các trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chỉ đạo thực hiện quy chế công khai tài chính công.
6. Đổi mới phương thức lãnh đạo.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ (2001-2005). Trên cơ sở đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.
- Tăng cường đoàn kết nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng các cấp và mỗi cấp uỷ viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, nguyên tắc trong dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, quy trình công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai. Kiên quyết thay thế cán bộ lãnh đạo vi phạm khuyết điểm hoặc yếu kém, thiếu gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm. Thực hiện một bước phân cấp quản lý cán bộ, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

- Chế độ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bảo đảm khoa học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính khả thi cao.

- Phát huy mạnh mẽ tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan tham mưu; phát huy dân chủ, tăng cường phối hợp giữa các ngành các cấp, tạo chuyển biến về chất của công tác tham mưu.

Kết luận


Hơn 80 năm qua, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh và giành được những thành quả to lớn góp phần xứng đáng vào lịch sử đấu tranh oanh liệt, thắng lợi vẻ vang của Đảng và dân tộc.

 
Những thắng lợi và những thành công trong quá trình hình thành và phát triển xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong quá trình Cách mạng đã để lại những kinh nghiệm quý báu góp phần bồi đắp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đó là kết quả của sự phối hợp giữa truyền thống vốn có của dân tộc, của quê hương và của nhân dân với ý chí dành độc lập tự do, vươn tới xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp.

 Những thắng lợi và thành công của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong hơn 80 năm qua là vốn quý trong hành trang lịch sử để Đảng bộ, nhân dân tỉnh ta có thêm sức mạnh và niềm tin tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ngày nay đất nước ta nói chung, Quảng Bình nói riêng đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới. Bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít khó khăn, thử thách. Vì vậy đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân phải biết tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, đồng thời biết chủ động khắc phục những khó khăn hạn chế, vượt qua những thách thức, phát huy truyền thống Cách mạng của quê hương, tăng cường đoàn kết tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để dành được những thắng lợi to lớn hơn.


 Tự hào với lịch sử của Đảng bộ và những thành quả mà nhân dân tỉnh ta đã đạt được, chúng ta tin rằng với việc phát huy tinh thần "Quảng Bình quật khởi"và truyền thống "Quảng Bình hai giỏi" vào việc thực hiện nhiệm vụ Cách mạng hiện nay thì Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình sẽ xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần cùng cả nước xây dựng thành công chủ nghiã xã hội.

�  Lịch sử ĐCSVN tập II (1954 -1975) Nxb CTQG  tr 62


� S§ D tr 23


� S®d- tr 29


� Báo cáo tổng kết tình hình 4 năm chống mỹ, cứu nước của Tỉnh uỷ Quảng Bình
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